Chuyên đề 11

Tổ chức kế toán quản trị

trong doanh nghiệp
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Chương I

Một số vấn đề chung về kế toán quản trị

I. Bản chất và vai trò của kế toán quản trị

1. Bản chất của kế toán quản trị

Trong các doanh nghiệp, thông tin kế toán trước hết cần thiết cho người ra quyết định quản lý bên trong doanh nghiệp, sau là cần thiết cho các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp. Do phạm vi cung cấp, phục vụ thông tin khác nhau nên kế toán doanh nghiệp được chia thành kế toán tài chính (KTTC) và kế toán quản trị (KTQT).

KTQT là việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán (Luật Kế toán, Khoản 3, Điều 4). Cụ thể hóa quy định của Luật Kế toán, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 53/2006/TT-BTC ngày 12/6/2006 về hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp.

Như vậy, KTQT là một khoa học thu nhận, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp một cách cụ thể, phục vụ cho các nhà quản trị doanh nghiệp trong việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch các hoạt động của doanh nghiệp.

KTQT cung cấp cho các nhà quản lý mô hình về nhu cầu cho một hoạt động hay một quyết định cụ thể; chi phí cho một hoạt động, một loại sản phẩm hay một quyết định cụ thể. KTQT giúp cho nhà quản lý tìm ra giải pháp tác động lên các chi phí để tối ưu hóa mối quan hệ chi phí - doanh thu - lợi nhuận nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao. Trọng tâm của KTQT là chi phí.

KTQT là một bộ phận của công tác kế toán của doanh nghiệp, đồng thời là công cụ quan trọng không thể thiếu đối với công tác quản trị nội bộ doanh nghiệp. KTQT được coi như một hệ thống trợ giúp cho các nhà quản lý ra quyết định, là phương tiện để thực hiện kiểm soát quản lý trong doanh nghiệp.

2. Vai trò của kế toán quản trị

KTQT có vai trò quan trọng trong quản trị, điều hành doanh nghiệp thể hiện qua các điểm cơ bản sau:

- Là nguồn chủ yếu để cung cấp thông tin cần thiết cho các nhà quản lý ra các quyết định kinh doanh, gồm: tổ chức thực hiện; kiểm tra; đánh giá và ra quyết định;

- Tư vấn cho nhà quản lý trong quá trình xử lý, phân tích thông tin, lựa chọn phương án, ra quyết định kinh doanh phù hợp nhất.

- Giúp nhà quản lý kiểm soát, giám sát, điều hành các hoạt động kinh tế tài chính, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; giúp nhà quản lý đánh giá những vấn đề còn tồn tại cần khắc phục.

- Giúp nhà quản lý thu thập, phân tích thông tin phục vụ cho việc lập kế hoạch và dự toán ngân sách, SXKD,… của doanh nghiệp.

II. Nội dung và phạm vi của kế toán quản trị doanh nghiệp

KTQT có nội dung rất rộng tuỳ thuộc yêu cầu của người quản lý, điều hành của từng doanh nghiệp sau đây là một số nội dung cơ bản:

1. Nội dung KTQT xét theo hệ thống thông tin cần cung cấp cho việc ra quyết định của nhà quản lý, gồm:

+ KTQT chi phí và giá thành sản phẩm;

+ KTQT bán hàng và kết quả kinh doanh;

+ Phân tích mối quan hệ giữa chi phí, khối lượng và lợi nhuận;

+ Lựa chọn các thông tin thích hợp cho việc ra quyết định;

+ Lập dự toán ngân sách sản xuất, kinh doanh;

+ KTQT một số khoản mục khác:

- Kế toán quản trị TSCĐ;

- Kế toán quản trị hàng tồn kho;

- Kế toán quản trị lao động, tiền lương.

…

Trong các nội dung nói trên, trọng tâm của KTQT là lĩnh vực chi phí và giá thành. Do vậy, có người cho rằng KTQT là kế toán chi phí và giá thành sản phẩm.

Ngoài các nội dung chủ yếu nêu trên, các doanh nghiệp có thể tổ chức KTQT các nội dung khác theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp mình.

2. Nội dung KTQT xét theo quá trình KTQT và trong mối quan hệ giữa kế toán quản trị với chức năng quản lý, gồm:

+ Chuyển hóa các mục tiêu của doanh nghiệp thành các chỉ tiêu kinh tế;

+ Lập dự toán chung và các dự toán chi tiết;

+ Thu thập, cung cấp thông tin về kết quả thực hiện các mục tiêu;

+ Lập báo cáo KTQT.

Như vậy, thông tin của kế toán quản trị không chỉ là thông tin quá khứ, thông tin hiện tại mà còn bao gồm các thông tin ước lượng về tương lai (kế hoạch, dự toán…); Thông tin kế toán quản trị không chỉ là các thông tin về giá trị mà còn bao gồm các thông tin về hiện vật, thời gian lao động…

III. Sự khác nhau giữa kế toán quản trị với kế toán tài chính

Kế toán tài chính và KTQT là hai bộ phận của kế toán, chúng có mối quan hệ chặt chẽ, đồng thời cũng có nhiều điểm khác biệt nhau do đối tượng sử dụng thông tin và mục đích sử dụng thông tin là khác nhau.

1. Về đối tượng sử dụng thông tin

Đối tượng sử dụng thông tin của KTQT là các đối tượng bên trong doanh nghiệp: Các chủ sở hữu, Ban giám đốc, các bộ phận quản lý, quản đốc… Trong khi đó, thông tin của KTTC chủ yếu lại cung cấp cho các đối tượng ở bên ngoài doanh nghiệp, như: các cổ đông, người cho vay, khách hàng, nhà cung cấp và Chính phủ (cơ quan thuế, cơ quan quản lý tài chính…).

2. Về nguyên tắc trình bày và cung cấp thông tin

Thông tin KTTC phải tuân thủ các nguyên tắc, chuẩn mực và chế độ hiện hành về kế toán của từng quốc gia, kể cả các nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế về kế toán được các quốc gia công nhận; KTTC phải bảo đảm yêu cầu liên tục, có hệ thống thống nhất giữa các doanh nghiệp nhất quán và có thể so sánh được. Trái lại, trong nền kinh tế thị trường, thông tin KTQT cần linh hoạt, nhanh chóng và thích hợp với từng quyết định cụ thể của người quản lý, không buộc phải tuân thủ các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán chung, không phải liên tục, có hệ thống và không bắt buộc phải thống nhất giữa các doanh nghiệp. Các quy định của Nhà nước về KTQT chỉ mang tính chất hướng dẫn, định hướng để doanh nghiệp thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện.

3. Về tính pháp lý của kế toán

KTTC có tính pháp lý cao như: Hệ thống sổ, phương pháp ghi chép, trình bày và cung cấp thông tin của KTTC đều phải tuân theo các quy định thống nhất của Nhà nước. Ngược lại, tổ chức KTQT lại mang tính nội bộ, thuộc thẩm quyền của từng doanh nghiệp phù hợp với đặc thù quản lý, yêu cầu quản lý, điều kiện và khả năng quản lý cụ thể của từng doanh nghiệp. KTQT không mang nặng tính pháp lý, và tính bắt buộc.

4. Về đặc điểm của thông tin

- Thông tin của KTTC chủ yếu dưới hình thái giá trị. Còn thông tin của KTQT được biểu hiện cả hình thái hiện vật, hình thái giá trị và thời gian lao động.

- Thông tin của KTTC là thông tin thực hiện về những nghiệp vụ đã phát sinh, đã xảy ra. Trong khi đó, thông tin của KTQT chủ yếu đặt trọng tâm cho tương lai (vì phần lớn nhiệm vụ của nhà quản trị là lựa chọn phương án, đề án cho một sự kiện hoặc một quá trình chưa xảy ra).

- Thông tin KTTC chủ yếu là các thông tin kế toán thuần tuý, được thu thập từ các chứng từ ban đầu về kế toán. Thông tin của KTTC bắt buộc phải có tính khách quan, độ tin cậy cao. Trong KTQT, thông tin được thu thập nhằm phục vụ cho chức năng ra quyết định của nhà quản lý và thường không có sẵn, nên ngoài việc dựa vào hệ thống ghi chép ban đầu của KTTC, KTQT còn phải kết hợp với nhiều bộ phận khác như thống kê, hạch toán nghiệp vụ… để tổng hợp, phân tích và xử lý thông tin thành dạng có thể sử dụng được. Do đó, thông tin của KTQT coi trọng tính kịp thời, tính thích hợp, tính sử dụng linh động hơn là tính chính xác, độ tin cậy của thông tin.

5. Về hình thức báo cáo sử dụng

- Báo cáo được sử dụng trong KTTC là các báo cáo kế toán tổng hợp (gọi là Báo cáo tài chính). Báo cáo tài chính phải thực hiện thống nhất theo quy định của cơ quan Nhà nước.

- Báo cáo của KTQT đi sâu vào từng bộ phận; từng khâu công việc của doanh nghiệp (như: Báo cáo giá thành sản phẩm hoàn thành, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo từng bộ phận, mặt hàng, Báo cáo tình hình lao động và năng suất lao động…). Báo cáo KTQT thay đổi theo quyết định của người quản lý doanh nghiệp theo từng thời kỳ.

6. Về kỳ báo cáo

Kỳ báo cáo của KTQT thường xuyên hơn và ngắn hơn kỳ báo cáo của KTTC. Báo cáo của KTTC được soạn thảo theo định kỳ, thường là hàng năm, còn báo cáo của kế toán quản trị được soạn thảo thường xuyên theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp (thường là tháng, quý và cũng có thể là ngày, tuần hoặc bất kỳ thời hạn nào).

IV. nhiệm vụ của kế toán trưởng trong việc tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp

Kế toán trưởng với vai trò là người đứng đầu bộ máy kế toán, là người chịu trách nhiệm trước Giám đốc về việc tổ chức điều hành toàn bộ công tác kế toán của doanh nghiệp (cả KTTC và KTQT). Kế toán trưởng phải có nhiệm vụ tổ chức hệ thống kế toán nói chung và hệ thống KTQT nói riêng của doanh nghiệp.

- Tổ chức bộ máy kế toán, trong đó có đảm nhận chức năng, nhiệm vụ của KTQT, xây dựng mô hình KTQT áp dụng ở đơn vị;

- Xác định nội dung, phạm vi KTQT áp dụng ở đơn vị;

- Hướng dẫn và kiểm tra việc tổ chức thu thập, xử lý và phân tích thông tin, lập báo cáo KTQT…;

- Xem xét, phân tích các báo cáo KTQT và tư vấn cho Giám đốc và các nhà quản lý doanh nghiệp ra quyết định đối với từng tình huống cụ thể.

Chương II

Tổ chức kế toán quản trị chi phí, tính giá thành, bán hàng và kết quả kinh doanh

I. Chi phí và phân loại chi phí

Chi phí sản xuất, kinh doanh trong các đơn vị có nhiều thứ, nhiều loại khác nhau về công dụng, chức năng và vai trò, do đó để phục vụ cho yêu cầu quản lý nội bộ của từng đơn vị vào từng thời kỳ khác nhau, chi phí được phân loại theo nhiều cách khác nhau. Tuỳ theo yêu cầu quản lý cụ thể của từng doanh nghiệp trong từng giai đoạn mà kế toán trưởng chọn lựa cách phân loại hợp lý, hiệu quả cho đơn vị mình.

1. Phân loại chi phí theo nội dung kinh tế

Căn cứ vào các chức năng hoạt động của doanh nghiệp, chi phí sản xuất sản phẩm gồm:

1.1. Chi phí sản xuất

Chi phí sản xuất bao gồm 3 bộ phận chi phí:

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp;

- Chi phí nhân công trực tiếp;

- Chi phí sản xuất chung.

Đối với các doanh nghiệp xây lắp thực hiện thi công công trình vừa kết hợp giữa thủ công về máy móc thì ngoài 3 bộ phận chi phí trên còn có thêm bộ phận chi phí sử dụng máy thi công phục vụ trực tiếp cho hoạt động xây lắp công trình, chi phí này được kế toán theo các yếu tố tương tự như chi phí sản xuất chung.

1.2. Chi phí ngoài sản xuất, gồm:

- Chi phí bán hàng;

- Chi phí quản lý doanh nghiệp.

2. Phân loại chi phí sản xuất, kinh doanh theo mối quan hệ giữa chi phí với các khoản mục trên báo cáo tài chính

Theo cách phân loại này, chi phí sản xuất sản phẩm được chia thành chi phí sản phẩm và chi phí thời kỳ.

2.1. Chi phí sản phẩm

Chi phí sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất bao gồm chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung (đối với doanh nghiệp xây lắp còn có thêm chi phí sử dụng máy thi công). Trong doanh nghiệp kinh doanh thương mại, chi phí sản phẩm chính là giá mua của hàng hóa và chi phí mua hàng. Như vậy, chi phí sản phẩm luôn gắn liền với sản phẩm hoặc hàng hóa.

2.2. Chi phí thời kỳ

Theo hệ thống kế toán doanh nghiệp hiện hành, chi phí thời kỳ gồm:

- Chi phí bán hàng;

- Chi phí quản lý doanh nghiệp.

Trong thực tế, các ngành sản xuất có chu kỳ sản xuất dài, như: ngành xây lắp, ngành nông nghiệp… các chi phí thời kỳ bao gồm nhiều thành phần chi phí khác nhau phát sinh từ khởi công đến khi kết thúc, nghiệm thu bàn giao công trình hoàn thành. Do đó, ngoài việc đơn thuần ghi nhận chi phí thời kỳ theo thời kỳ kế toán thông thường (tháng, quý, năm) chúng ta cần chú ý đến những kỳ báo cáo dài hạn do đặc thù riêng của ngành sản xuất.

Chi phí sản phẩm và chi phí thời kỳ khác nhau ở chỗ: Chi phí thời kỳ phát sinh kỳ nào tính ngay vào chi phí sản xuất, kinh doanh kỳ đó, vì vậy chúng ảnh hưởng đến lợi nhuận của kỳ mà chúng phát sinh. Còn chi phí sản phẩm thì chỉ được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh khi việc bán thành phẩm, hàng hóa xảy ra.

Có thể tóm tắt quá trình luân chuyển chi phí sản phẩm và chi phí thời kỳ ở các loại hình doanh nghiệp bằng các sơ đồ sau:

Sơ đồ 11.1: Quá trình luân chuyển chi phí của doanh nghiệp
sản xuất sản phẩm
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Sơ đồ 11.2: Quá trình luân chuyển chi phí của doanh nghiệp thương mại


3. Phân loại chi phí theo mối quan hệ với việc lập kế hoạch, kiểm kê và ra quyết định

3.1. Phân loại chi phí theo mối quan hệ với việc lập kế hoạch và kiểm tra

Để phục vụ cho việc lập kế hoạch và kiểm tra thì chi phí được phân thành 3 loại: Chi phí khả biến, chi phí bất biến, chi phí hỗn hợp. Cách phân loại này người ta còn gọi là phân loại chi phí theo cách "ứng xử". Cách "ứng xử" của chi phí có nghĩa là các chi phí này tăng, giảm như thế nào đối với các thay đổi về mức độ của hoạt động sản xuất, kinh doanh.

3.1.1. Chi phí khả biến (biến phí)

Trong các doanh nghiệp sản xuất thì biến phí bao gồm: nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, và một số khoản của chi phí sản xuất chung như: Phụ tùng sửa chữa máy móc, chi phí điện thoại, chi phí điện nước,… Tổng các chi phí này thay đổi tỷ lệ thuận với sự biến động về mức độ hoạt động. Nhưng cũng cần lưu ý rằng, biến phí của 1 đơn vị sản phẩm không thay đổi nhiều khi có thay đổi về mức độ hoạt động.

Trong các doanh nghiệp thương mại biến phí gồm chi phí cửa hàng, hoa hồng trả cho người bán hàng.

Biến phí có thể chia làm 2 loại:

- Biến phí tỷ lệ: Là các biến phí mà sự biến động của chúng thực sự thay đổi tỷ lệ thuận với biến động của mức độ hoạt động, như: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí hoa hồng bán hàng.

Như vậy, điều quan tâm và để kiểm soát tốt hơn biến phí tỷ lệ, chúng ta không chỉ kiểm soát tổng số mà còn phải kiểm soát cả biến phí trên một đơn vị sản phẩm.

- Biến phí cấp bậc: Là các biến phí chỉ thay đổi khi mức độ hoạt động thay đổi nhiều và rõ ràng. Biến phí loại này không thay đổi khi mức độ hoạt động chưa đạt đến một giới hạn nhất định. Như vậy, biến phí cấp bậc có quan hệ tỷ lệ nhưng không tuyến tính với mức độ hoạt động thay đổi, cho phép chi phí thay đổi để tương ứng với mức độ hoạt động mới.

Biến phí cấp bậc gồm những khoản chi phí: chi phí tiền lương của bộ phận bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị; chi phí điện, nước…

Sự ứng xử của biến phí cấp bậc khác với sự ứng xử của biến phí tỷ lệ (đồ thị số 11.1)

Với cách ứng xử chi phí này, để tiết kiệm và kiểm soát tốt chi phí cấp bậc, chúng ta cần phải:

+ Lựa chọn mức độ hoạt động thích hợp.

+ Xây dựng hoàn thiện định mức biến phí ở từng cấp bậc tương ứng.

Đồ thị 11.1: Đồ thị biểu diễn biến phí tỷ lệ và biến phí cấp bậc


3.1.2. Chi phí bất biến (định phí)

Định phí có 2 đặc điểm sau:

- Tổng định phí không đổi khi mức độ hoạt động thay đổi trong phạm vi phù hợp.

- Định phí trên một đơn vị (sản phẩm, dịch vụ thay đổi khi thay đổi mức độ hoạt động).

Trong các DN thì định phí thường là các chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí thuê tài sản, lương nhân viên, cán bộ quản lý, chi phí quảng cáo, chi phí đào tạo, nghiên cứu…

Các nhà quản trị doanh nghiệp cần phân biệt 2 loại định phí sau:

- Định phí bắt buộc là những chi phí có bản chất sử dụng lâu dài và không thể giảm bớt đến số không (0) trong một thời gian ngắn.

Do đặc điểm của định phí bắt buộc, nên nhà quản trị cần

+ Cân nhắc kỹ lưỡng khi đầu tư TSCĐ vì khi đã quyết định đầu tư doanh nghiệp buộc phải gắn chặt quyết định đó trong một thời gian lâu dài (chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí bảo hiểm tài sản…).

+ Trong nhiều trường hợp, dù mức độ hoạt động có bị suy giảm hoặc đình trệ cũng phải giữ nguyên định phí bắt buộc, không được thay đổi nếu vẫn muốn theo đuổi và đạt mục đích lâu dài của doanh nghiệp.

- Định phí tuỳ ý (không bắt buộc): là các định phí có thể được thay đổi nhanh chóng bằng các quyết định của các nhà quản trị doanh nghiệp (ví dụ: chi phí quảng cáo, chi phí đào tạo nhân viên, chi phí nghiên cứu phát triển…).

Điểm khác biệt của định phí không bắt buộc với định phí bắt buộc là:

+ Định phí không bắt buộc liên quan đến kế hoạch ngắn hạn và ảnh hưởng đến dòng chi phí của DN hàng năm. Ngược lại, định phí bắt buộc thường gắn với kế hoạch dài hạn và chịu sự ràng buộc trong nhiều năm.

+ Trong trường hợp cần thiết doanh nghiệp có thể cắt bỏ định phí không bắt buộc nhưng không thể cắt bỏ định phí bắt buộc.

3.1.3. Chi phí hỗn hợp

Chi phí hỗn hợp là loại chi phí mà bản thân nó gồm cả các yếu tố định phí và yếu tố biến phí, như là chi phí điện thoại, chi phí sửa chữa thường xuyên tài sản cố định, chi phí điện…

+ Đối với yếu tố biến phí: Cần tiết kiệm tổng chi phí và chi phí trung bình cho một đơn vị sản phẩm.

+ Đối với yếu tố định phí: Cần nâng cao hiệu lực của chi phí này.

3.2. Phân loại chi phí theo bản chất chi phí

Căn cứ vào bản chất chi phí, các chi phí SXKD được chia thành chi phí trực tiếp và gián tiếp; chi phí kiểm soát được và không kiểm soát được;

3.2.1. Chi phí trực tiếp và gián tiếp

Cách phân loại này có ý nghĩa thuần tuý về kỹ thuật hạch toán. Đối với các chi phí gián tiếp, cần phải lựa chọn các tiêu thức phân bổ phù hợp, đảm bảo tính khoa học và hợp lý của tiêu chuẩn phân bổ. Chất lượng thông tin kế toán quản trị phụ thuộc rất nhiều đến việc lựa chọn tiêu thức phân bổ chi phí.

3.2.2. Chi phí kiểm soát được và không kiểm soát được

Việc phân biệt chi phí kiểm soát được và không kiểm soát được có ý nghĩa quan trọng đối với việc lập báo cáo kết quả (lãi, lỗ) bộ phận. Về nguyên tắc, khi xác định kết quả từng bộ phận cá biệt trong doanh nghiệp chỉ tính đến các chi phí mà bộ phận đó kiểm soát được.

3.3. Phân loại chi phí phục vụ cho việc thẩm định các dự án đầu tư

3.3.1. Chi phí thích hợp

Chi phí thích hợp là những chi phí phải đạt được, đồng thời 2 điều kiện sau:

- Chi phí đó phải liên quan đến tương lai;

- Chi phí đó phải có sự khác biệt giữa các phương án đang xem xét và lựa chọn.

3.3.2. Chi phí chênh lệch

Chi phí chênh lệch là chi phí có ở phương án này nhưng không có hoặc chỉ có một phần ở phương án khác. Chi phí chênh lệch là một trong các căn cứ quan trọng để lựa chọn phương án đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh doanh.

3.3.3. Chi phí cơ hội: Là lợi ích tiềm tàng bị mất đi do lựa chọn phương án (hoặc hành động) này thay vì chọn phương án (hoặc hành động) khác.

Như vậy, ngoài các chi phí sản xuất, kinh doanh đã được tập hợp, phản ánh bằng số liệu kế toán, trước khi lựa chọn phương án, các nhà quản trị còn phải xem xét chi phí cơ hội phát sinh do những yếu tố kinh doanh đó có thể sử dụng theo cách khác nhưng vẫn mang lại lợi nhuận cho họ.

3.3.4. Chi phí chìm: Là loại chi phí mà doanh nghiệp sẽ phải gánh chịu bất kể đã lựa chọn phương án (hoặc hành động) nào. Chi phí chìm tồn tại ở mọi phương án nên không có tính chênh lệch và không phải xét đến khi so sánh lựa chọn phương án hành động tối ưu.

Tóm lại: Mặc dù khái niệm chi phí SXKD đã được định nghĩa rất rõ ràng trong kế toán tài chính, nhưng trong kế toán quản trị, chi phí được xem xét dưới nhiều góc độ khác nhau, tuỳ thuộc vào nhu cầu thông tin cần thiết cho việc ra các quyết định của các nhà quản lý doanh nghiệp.

II. Tổ chức kế toán chi phí và tính giá thành theo công việc

1. Đặc điểm sản phẩm

Hệ thống kế toán chi phí và tính giá thành theo công việc được sử dụng trong các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm có ít nhất một trong các đặc điểm sau:

- Đơn chiếc, sản xuất theo đơn đặt hàng của khách hàng (công trình, hạng mục công trình, loại hàng…).

- Có giá trị cao;

- Được đặt mua trước khi sản xuất;

- Có kích thước lớn, thời gian sử dụng thường kéo dài.

2. Đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành theo công việc

- Đối tượng kế toán chi phí sản xuất là đơn đặt hàng hoặc theo từng sản phẩm, loại sản phẩm nhất định;

- Đối tượng tính giá thành là từng sản phẩm hoặc loại sản phẩm hoàn thành.

3. Phương pháp tập hợp chi phí và tính giá thành công việc

3.1. Phương pháp tập hợp chi phí

- Phương pháp phân bổ: Phương pháp này áp dụng trong trường hợp chi phí sản xuất phát sinh liên quan đến nhiều công việc (đơn đặt hàng). Phương pháp này thường áp dụng cho việc tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung.

Có 2 cách phân bổ chi phí sản xuất chung.

Cách thứ nhất: Phân bổ chi phí sản xuất chung cho từng đối tượng theo mức thực tế.

Theo cách này thì kế toán cần phải điều chỉnh số chênh lệch (nếu có) giữa số ước tính phân bổ và số chi phí chung thực tế phát sinh như sau:

+ Nếu mức chênh lệch (thiếu hoặc thừa) là số tiền nhỏ thì số tiền này có thể tính vào tài khoản 632 "Giá vốn hàng bán" mà không ảnh hưởng đến tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính.

+ Nếu mức chênh lệch (thiếu hoặc thừa) là số tiền lớn thì có thể phân bổ số chênh lệch cho số dư các tài khoản "Chi phí SXKD dở dang", "Thành phẩm" và "Giá vốn hàng bán". Phương pháp phân bổ thường được áp dụng phổ biến là dựa trên cơ sở tỷ lệ số dư (hoặc luỹ kế) của các tài khoản này trước khi phân bổ mức chênh lệch chi phí sản xuất chung.

Tiêu thức phân bổ chi phí sản xuất chung (đối với cả 2 trường hợp) thường là một trng các căn cứ sau:

- Tổng thời gian lao động trực tiếp;

- Tổng chi phí lao động trực tiếp;

- Tổng số giờ máy hoạt động;

- Tổng số chi phí vật liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp.

Cách thứ hai: Ước tính chi phí sản xuất chung của từng đơn đặt hàng ngay từ đầu kỳ, cuối kỳ tiến hành điều chỉnh chênh lệch giữa chi phí thực tế phát sinh và mức chi phí sản xuất chung đã ước tính.

Cách này thường được doanh nghiệp áp dụng, đơn đặt hàng có chu kỳ sản xuất dài, do nhu cầu phải có sớm số liệu chi phí đơn vị để định giá công việc hoàn thành và để sử dụng vào các quyết định kinh doanh khác.

* Trường hợp này kế toán không phải đánh giá vào chi phí sản xuất còn dở dang, vì tổng chi phí sản xuất đã tập hợp theo từng đơn đặt hàng chưa hoàn thành cũng chính là chi phí sản xuất dở dang của đơn đặt hàng đó.

3.2. Phương pháp tính giá thành công việc

Tính giá thành công việc được sử dụng phương pháp giản đơn. Tuỳ theo từng đơn đặt hàng cụ thể, kế toán quản trị tính giá thành sản phẩm hoàn thành thích hợp cho đợt đặt hàng có 1 sản phẩm, có nhiều sản phẩm, có khối lượng lớn, thời gian thực hiện dài, giá trị lớn và đến kỳ tính giá thành có sản phẩm hoàn thành và chưa hoàn thành.

Có thể tóm tắt quá trình vận động của các chứng từ trong kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công việc như sau:

Sơ đồ 11.3: Quá trình vận động của chứng từ trong kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm công việc


Phiếu tính giá thành công việc là căn cứ để xác định:

- Chi phí sản xuất của từng đơn đặt hàng;

- Chi phí đơn vị sản phẩm;

- Chi phí sản phẩm chưa hoàn thành;

- Giá vốn hàng bán.

Phiếu tính giá thành công việc là một loại sổ chi tiết dùng để tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp xác định chi phí theo công việc. Phiếu tính giá thành công việc được lập khi kế toán nhận được thông báo và lệnh sản xuất đã được phát ra cho công việc đó. Mỗi đơn đặt hàng cần lập một phiếu tính giá thành công việc mà không cần quan tâm đến số lượng sản xuất trong đơn đặt hàng đó nhiều hay ít, phiếu này có tác dụng như một sổ phụ phản ánh chi phí sản xuất đã phát sinh trong quá trình sản xuất và có tác dụng như một báo cáo về sản phẩm sản xuất dở dang, khi sản phẩm hoàn thành bàn giao cho khách hàng thì phiếu tính giá thành công việc được chuyển từ khâu sản xuất sang tập hồ sơ theo dõi đơn đặt hàng đã kết thúc.

Phiếu tính giá thành công việc

Doanh nghiệp
Địa chỉ:………………………..

Tên khách hàng
Ngày đặt hàng………………….

Loại sản phẩm
Ngày bắt đầu sản xuất………….

Mã số công việc
Ngày hẹn giao hàng……………

Số lượng sản xuất 
Ngày hoàn tất…………………..
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4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành theo công việc

Để kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành theo công việc, kế toán sử dụng các tài khoản sau đây:

- TK 621 "Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp"

- TK 622 "Chi phí nhân công trực tiếp"

- TK 623 "Chi phí sử dụng máy thi công" (TK này chỉ sử dụng cho các doanh nghiệp xây lắp)

- TK 627 "Chi phí sản xuất chung"

- TK 154 "Chi phí SXKD dở dang" hoặc TK 631 "Giá thành sản xuất" (nếu doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ trong kế toán hàng tồn kho).

Ngoài ra, kế toán còn sử dụng Tài khoản 155 "Thành phẩm" để phản ánh giá trị thành phẩm hoàn thành và Tài khoản 632 "Giá vốn hàng bán" để phản ánh giá vốn thành phẩm tiêu thụ.

(Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì không sử dụng các TK 621, 622, 623,627 mà sử dụng TK 154 "Chi phí SXKD dở dang" để tập hợp chi phí và tính giá thành công việc).

III. Tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành theo quá trình sản xuất

1. Điều kiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành theo quá trình sản xuất

Ngược lại với việc tổ chức kế toán chi phí và tính giá thành theo công việc, kế toán chi phí và tính giá thành theo quá trình sản xuất được sử dụng trong các doanh nghiệp chỉ sản xuất một loại sản phẩm đồng nhất, như: Sản xuất gạch, ngói, xi măng, dược phẩm… hoặc trong các doanh nghiệp sản xuất có quy trình sản xuất sản phẩm trải qua nhiều công đoạn liên tục, kế tiếp nhau theo một trình tự nhất định, kết quả sản xuất của bước trước là đối tượng chế biến của bước sau và bước cuối cùng sản xuất ra thành phẩm, như: lắp ráp ô tô, may mặc…

2. Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành theo quá trình sản xuất

- Đối tượng kế toán chi phí sản xuất trong trường hợp này là từng công đoạn, hoặc từng bộ phận (phân xưởng) khác nhau của doanh nghiệp.

- Đối tượng tính giá thành: Việc xác định đối tượng tính giá thành còn phụ thuộc vào đặc điểm quy trình công nghệ và tính chất sử dụng sản phẩm.

+ Trường hợp quy trình sản xuất liên tục, đối tượng tính giá thành là thành phẩm ở giai đoạn cuối cùng và bán thành phẩm ở từng giai đoạn sản xuất (nếu bán thành phẩm có bán ra ngoài).

+ Trường hợp quy trình sản xuất song song, đối tượng kế toán chi phí sản xuất vẫn là từng giai đoạn (phân xưởng) sản xuất. Còn đối tượng tính giá thành là các loại thành phẩm ở giai đoạn cuối cùng và cũng có thể là nửa thành phẩm ở từng giai đoạn chế biến.

3. So sánh giữa kế toán chi phí và tính giá thành theo công việc và kế toán chi phí và tính giá thành theo quá trình sản xuất

3.1. Những điểm giống nhau

- Có cùng mục tiêu cơ bản sau:

+ Tập hợp các chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung;

+ Cung cấp phương pháp kế toán để tính giá thành đơn vị sản phẩm;

+ Cung cấp số liệu cơ bản cho quá trình lập kế hoạch, kiểm tra và ra quyết định:

- Sử dụng hệ thống tài khoản giống nhau;

- Quá trình tập hợp chi phí cơ bản giống nhau.

3.2. Những điểm khác nhau

	Xác định giá thành theo công việc
	Xác định giá thành theo quá trình 

sản xuất

	1. Rất nhiều công việc được thực hiện trong cùng một thời kỳ, và mỗi công việc có những yêu cầu về sản xuất khác nhau.
	1. Chỉ có một loại sản phẩm được sản xuất trong các kỳ liên tiếp nhau hoặc trong một thời kỳ dài các sản phẩm đều giống nhau.

	2. Các chi phí được tổng hợp theo từng công việc riêng biệt.
	2. Các chi phí được tổng hợp theo từng phân xưởng.

	3. Phiếu tính giá thành công việc là tài liệu chủ yếu để kiểm tra quá trình tổng hợp các chi phí của công việc.
	3. Báo cáo sản xuất của phân xưởng là tài liệu chủ yếu của việc tổng hợp và xác định các chi phí của phân xưởng.

	4. Giá thành đơn vị công việc được tính toán trên các phiếu tính giá thành công việc
	4. Giá thành đơn vị được tính toán theo phân xưởng trên các báo cáo của phân xưởng.


4. Quá trình kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành theo quá trình sản xuất

4.1. Kế toán chi phí sản xuất theo quá trình sản xuất

Phương pháp này cũng sử dụng các tài khoản như tính giá thành theo công việc. Tuy vậy, mối quan hệ giữa các tài khoản có đặc điểm khác nhau (xem sơ đồ số 11.4).

Sơ đồ 11.4: Trình tự kế toán theo phương pháp kê khai thường xuyên


Sơ đồ 11.5: Sơ đồ kết chuyển tuần tự chi phí và tính giá thành theo

quá trình sản xuất


Sự vận động của chi phí qua các tài khoản chữ T giống như phương pháp tập hợp chi phí theo công việc.

4.2. Tính giá thành giai đoạn và tính giá thành thành phẩm

Chi phí sản xuất của từng phân xưởng được tập hợp vào TK 154 "Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang" đồng thời được theo dõi trên Báo cáo sản xuất của phân xưởng để xác định chi phí sản xuất và tính giá thành "Sản phẩm" cho từng phân xưởng cũng như giá thành sản phẩm hoàn thành của toàn doanh nghiệp.

4.2.1. Báo cáo chi phí sản xuất và giá thành (gọi tắt lá Báo cáo sản xuất)

Báo cáo chi phí sản xuất và giá thành là báo cáo hoạt động sản xuất trong kỳ ở một phân xưởng sản xuất. Mỗi phân xưởng phải lập một báo cáo sản xuất riêng để xác định chi phí theo quá trình sản xuất. Đây là tài liệu chủ yếu của phương pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành theo quá trình sản xuất, có ý nghĩa quan trọng đối với các nhà quản trị doanh nghiệp trong việc kiểm soát chi phí và đánh giá hoạt động sản xuất của từng phân xưởng.

Nội dung báo cáo sản xuất gồm ba phần:

Phần 1: Khối lượng hoàn thành và khối lượng hoàn thành tương đương;

Phần 2: Tổng hợp chi phí, tính giá thành và giá thành đơn vị;

Phần 3: Cân đối chi phí.

4.2.2. Tính giá thành theo quá trình sản xuất và lập báo cáo sản xuất

Bước 1: Kiểm kê và báo cáo khối lượng hoàn thành, khối lượng hoàn thành tương đương.

Mục đích của bước này là kiểm kê, phản ánh khối lượng vật chất đã qua phân xưởng (tổ, đội,..) và xác định khối lượng hoàn thành tương đương của sản phẩm dở dang đầu kỳ và cuối kỳ.

Về nguyên tắc, việc quy đổi khối lượng hoàn thành tương đương phải tính theo từng yếu tố sản xuất. Tuy vậy, để đơn giản, thường phân biệt hai loại chi phí:

+ Đối với nguyên liệu trực tiếp: Căn cứ vào định mức chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp cho từng giai đoạn.

+ Đối với chi phí chế biến (nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung): Thường căn cứ vào các định mức chi phí nhân công cho từng giai đoạn chế biến.

Trong thực tế, cũng có thể quy định tỷ lệ hoàn thành chung cho cả nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung để đơn giản, thuận tiện cho công tác tính toán.

Có 2 phương pháp xác định khối lượng hoàn thành tương đương: phương pháp bình quân và phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO).

- Theo phương pháp bình quân, khối lượng hoàn thành tương đương của một phân xưởng (tổ, đội…) gồm khối lượng hoàn thành trong kỳ và khối lượng hoàn thành tương đương của khối lượng dở dang cuối kỳ.

- Theo phương pháp nhập trước - xuất trước (FIFO), khối lượng hoàn thành tương đương của phân xưởng gồm khối lượng hoàn thành tương đương của khối lượng dở dang đầu kỳ, khối lượng bắt đầu sản xuất và hoàn thành trong kỳ, khối lượng hoàn thành tương đương của khối lượng dơ dang cuối kỳ.

Bước 2: Tổng hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm phân xưởng.

Phần tổng hợp chi phí và tính giá thanh đơn vị bao gồm việc xác định tổng chi phí phải tính trong kỳ ở từng phân xưởng nhằm tính giá thành đơn vị cho thành phẩm (hoặc) bán thành phẩm đã hoàn thành nhập kho hoặc chuyển sang giai đoạn sau để tiếp tục chế biến và tính chi phí cho sản phẩm dở dang cuối kỳ.

Đối với việc tổng hợp chi phí sản xuất

- Trường hợp doanh nghiệp áp dụng phương pháp bình quân để tính khối lượng hoàn thành tương đương thì chi phí của phân xưởng bao gồm 2 bộ phận:

* Chi phí của khối lượng dở dang đầu kỳ;

* Chi phí phát sinh trong kỳ.

- Trường hợp doanh nghiệp áp dụng phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO): Chi phí tổng hợp của phân xưởng chỉ có chi phí phát sinh trong kỳ.

 eq \a(Chi phí đơn vị; (Giá thành SX phân xưởng); theo yếu tố chi phí) =  eq \f(Tổng chi phí trong kỳ theo yếu tố chi phí; Khối lượng hoàn thành tương đương của từng yếu tố) 
Bước 3: Lập cân đối chi phí của phân xưởng

- Các khoản chi phí được tính cho sản phẩm hoàn thành trong kỳ và cho khối lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ (phân bổ chi phí - đầu ra).

Nội dung quá trình cân đối chi phí được xây dựng dựa trên nội dung của tài khoản "Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang" hoặc tài khoản "Giá thành sản xuất" (Trường hợp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).


- Quá trình lập cân đối chi phí được thực hiện tương ứng với phương pháp mà doanh nghiệp đã áp dụng để tính khối lượng tương đương.

- Đối với phương pháp bình quân:

+ Nguồn chi phí (đầu vào): Gồm chi phí dở dang đầu kỳ và chi phí phát sinh trong kỳ;

+ Phân bổ chi phí (đầu ra): Phân bổ cho hai bộ phận.

* Khối lượng sản phẩm hoàn thành chuyển đi:

 eq \a(Chi phí (giá thành) của; khối lượng hoàn thành) =  eq \a(Khối lượng; hoàn thành)  x  eq \a(Chi phí đơn vị; (giá thành sản xuất) phân xưởng) 
* Khối lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ:


- Đối với phương pháp nhập trước - xuất trước (FIFO):

+ Nguồn chi phí (đầu vào): Cũng bao gồm hai bộ phận như đối với phương pháp trung bình cộng (chi phí dở dang đầu kỳ và chi phí phát sinh trong kỳ).

+ Phân bổ chi phí (đầu ra): Chi phí được phân bổ cho 3 bộ phận sau:

* Khối lượng dở dang đầu kỳ: Được xác định tương tự như đối với khối lượng dở dang cuối kỳ ở phương pháp bình quân:


* Khối lượng mới đưa vào sản xuất và hoàn thành trong kỳ: Chi phí của bộ phận này được xác định theo công thức sau:

 eq \a(Chi phí của khối lượng; mới đưa vào sản xuất; và hoàn thành trong kỳ) =  eq \a(Khối lượng mới đưa vào; sản xuất và hoàn thành; trong kỳ)  x   eq \a(Giá thành đơn vị; sản xuất; phân xưởng) 
* Khối lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ: Chi phí cho khối lượng dở dang cuối kỳ được xác định tương tự như chi phí cho khối lượng dở dang cuối kỳ ở phương pháp bình quân.

IV. Kế toán quản trị bán hàng và kết quả kinh doanh

1. Định giá bán sản phẩm và giá dịch vụ cung cấp

Quyết định giá bán sản phẩm, hàng hóa, giá dịch vụ cung cấp là quyết định quan trọng mà doanh nghiệp phải thực hiện. Vì quyết định liên quan đến tất cả các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Định giá bán sản phẩm liên quan đến việc sẽ bán được bao nhiêu sản phẩm, hàng hóa, có nhiều khách hàng hay ít khách hàng, tổng doanh thu thu được và kết quả lãi lỗ của doanh nghiệp.

Chi phí là yếu tố chính và là căn cứ ban đầu để xác định giá bán sản phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ.

1.1. Định giá bán sản phẩm sản xuất hàng loạt

Trong việc xác định giá bán sản phẩm sản xuất hàng loạt phải đảm bảo được nguyên tắc: Giá bán phải bù đắp được tất cả các chi phí bỏ ra của doanh nghiệp (chi phí sản xuất, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp).

Phương pháp định giá bán được áp dụng phổ biến là phương pháp cộng thêm vào chi phí cơ sở. Theo cách này trước hết phải xác định chi phí cơ sở sau đó xác định phần cộng thêm. Có 3 cách định giá bán sản phẩm sản xuất hàng loạt sau:

1.1.1. Định giá bán dựa trên giá thành sản xuất sản phẩm

Theo phương pháp này giá bán sản phẩm gồm có 2 bộ phận; chi phí cơ sở và phần tăng thêm cộng vào chi phí cơ sở để hình thành giá bán. Do vậy:

- Chi phí cơ sở là giá thành sản xuất sản phẩm (dịch vụ);

- Phần tăng thêm, gồm: chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và số tiền để thoả mãn mức hoàn vốn tối thiểu theo mong muốn của doanh nghiệp, được tính theo công thức:

	Tỷ lệ phần tăng thêm
	=
	Mức hoàn vốn mong muốn
	+
	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý DN
	x
	100%

	
	
	Số sản phẩm được bán
	x
	Giá thành sản xuất 
1 sản phẩm
	
	


 eq \a(Mức hoàn vốn; mong muốn)  =  eq \a(Tỷ lệ hoàn vốn; đầu tư)  x  eq \a(Tổng số vốn; đầu tư) 
1.1.2. Định giá bán dựa trên biến phí của sản phẩm bán

Theo phương pháp này, chi phí cơ sở để làm nền định giá bán là những biến phí thuộc chi phí của sản phẩm bán (chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, biến phí chi phí sản xuất chung, biến phí chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp).Phần chi phí cộng thêm vào chi phí cơ sở để hình thành giá bán là các khoản định phí thuộc chi phí của sản phẩm bán (định phí chi phí sản xuất chung, định phí chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp) và phần tiền để thỏa mãn mong muốn về mức hoàn vốn đầu tư tối thiểu của doanh nghiệp.

Tỷ lệ phần tăng thêm được tính theo công thức:

	Tỷ lệ phần tăng thêm
	=
	Mức hoàn vốn mong muốn
	+
	Tổng định phí
	x
	100%

	
	
	Số sản phẩm

được bán
	x
	Biến phí của 

1 sản phẩm 
	
	


1.1.3. Định giá bán theo thời gian lao động và nguyên vật liệu sử dụng

Định giá bán sản phẩm sản xuất hàng loạt sẽ không thích hợp đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mà chi phí chủ yếu của doanh nghiệp là chi phí lao động. Theo phương pháp này giá bán sản phẩm gồm 2 bộ phận:

* Giá thời gian lao động: Gồm giá lao động trực tiếp và phần tăng thêm để bù đắp cho các chi phí bán hàng, quản lý và mức hoàn vốn mong muốn

* Giá nguyên vật liệu: Gồm giá nguyên vật liệu sử dụng tính theo hóa đơn cộng (+) chi phí vận chuyển, bảo quản, bốc dỡ, lưu kho… liên quan đến nguyên vật liệu sử dụng và mức lợi nhuận mong muốn để hoàn vốn vật tư.

1.2. Định giá bán sản phẩm mới

Định giá bán sản phẩm mới thường không đơn giản vì việc đưa ra thị trường 1 sản phẩm mới có thể xảy ra trường hợp: Sản phẩm mới của doanh nghiệp nhưng trên thị trường đã được bán, hoặc một sản phẩm mới chưa xuất hiện trên thị trường.

Trường hợp này bắt buộc doanh nghiệp phải chọn lựa các chiến lược định giá thích hợp để đảm bảo sản phẩm của doanh nghiệp được thị trường chấp nhận và phát triển. Thường có 2 chiến lược định giá cơ bản sau:

- Chiến lược định giá thoáng: Là chọn giá ban đầu cao đối với sản phẩm mới sau đó giảm dần. Chiến lược này nhằm mục đích lợi nhuận tối đa nhưng cũng dễ bị phá sản không thâm nhập được thị trường.

- Chiến lược định giá thông dụng: Là chọn giá ban đầu thấp để được thị trường chấp nhận, sau đó tăng dần giá lên. Chiến lược này có tính thận trọng cao nhưng dễ mất đi phần lớn lợi nhuận trước mắt và nếu không chiếm lĩnh được thị trường thì thường xảy ra thiệt hại lớn.

Để định giá bán sản phẩm mới, doanh nghiệp cần phải:

- Thực nghiệm tiếp thị sản phẩm mới;

- Xác lập giá bán dựa trên chi phí theo 1 trong 3 phương pháp:

* Định giá dựa trên giá thành sản xuất sản phẩm;

* Định giá bán dựa trên biến phí;

* Định giá bán dựa theo thời gian lao động và nguyên vật liệu sử dụng.

Trong một số trường hợp đặc biệt doanh nghiệp có thể vận dụng phương pháp định giá bán sản phẩm đặc biệt như tổ chức đấu thầu, đặt giá đặc biệt cho đơn đặt hàng đặc biệt.

2. Lập dự toán bán hàng và kết quả kinh doanh

Lập dự toán bán hàng và kết quả kinh doanh là việc dự kiến chi tiết những chỉ tiêu về khối lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ bán ra doanh thu bán hàng và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cần thực hiện trong từng thời kỳ. Thực chất của lập dự toán bán hàng và kết quả kinh doanh chính là mục tiêu cần đạt được trong kỳ kế hoạch và xác định các bước thực hiện để đạt được mục tiêu.

3. Kế toán quản trị bán hàng và kết quả kinh doanh

3.1. Kế toán quản trị bán hàng

Tuỳ theo yêu cầu quản lý và điều kiện cụ thể của từng doanh nghiệp mà kế toán trưởng tổ chức kế toán bán hàng và doanh thu phù hợp đáp ứng được yêu cầu thu thập và cung cấp các thông tin chi tiết, kịp thời phục vụ cho quản trị kinh doanh doanh nghiệp.

Thông thường KTQT bán hàng của doanh nghiệp thường được tổ chức theo các chỉ tiêu sau:

- Doanh thu bán hàng ra bên ngoài, doanh thu bán hàng nội bộ;

- Doanh thu của từng hoạt động như: Doanh thu bán sản phẩm, doanh thu bán hàng hóa, doanh thu cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính…

- Doanh thu theo từng sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm…

- v.v…

Để tổ chức KTQT bán hàng và doanh thu có hiệu quả, kế toán trưởng phải thiết kế được cấu trúc kế toán doanh thu phù hợp với kế hoạch doanh thu, cụ thể là:

3.1.1. Về chứng từ kế toán: Ngoài việc phải ghi đầy đủ các tiêu thức đã có trên mẫu hóa đơn bán hàng như: Tên hàng hóa, đối tượng mua hàng, hình thức thanh toán, nhận tại kho…, cần bổ sung thêm các tiêu thức cần thiết cho yêu cầu quản trị doanh nghiệp như: kỳ hạn thanh toán, phương thức giao hàng, tỷ lệ chiết khấu…

3.1.2. Về tài khoản kế toán: Ngoài các chỉ tiêu theo quy định thì các tài khoản kế toán liên quan đến bán hàng doanh nghiệp cần được mở chi tiết theo các cấp như cấu trúc lập dự toán bán hàng và kết quả kinh doanh.

3.1.3. Về sổ kế toán: Trên cơ sở các yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp, kế toán trưởng đưa ra mẫu sổ ghi nhận bán hàng và doanh thu thích hợp, như loại mẫu sổ doanh thu.

3.2. Tổ chức KTQT kết quả kinh doanh

Để tính toán, xác định kết quả kinh doanh chi tiết theo từng đối tượng, ngoài việc theo dõi chi tiết doanh thu (thu nhập) theo từng đối tượng (bộ phận, nhóm mặt hàng…) thì kế toán trưởng cần chú ý đến 2 điểm cơ bản sau:

- Vận dụng phương pháp tính toán trị giá vốn (giá thành sản xuất) thực tế của hàng đã tiêu thụ cho hợp lý.

- Tính toán phân bổ chi phí bán hàng, chi phí quản lý cho các đối tượng liên quan.

3.2.1. Vận dụng phương pháp tính trị giá vốn (giá thành sản xuất) thực tế của hàng đã tiêu thụ trong kỳ

Có 3 phương pháp tính trị giá vốn thực tế hoặc giá thành sản xuất thực tế của hàng xuất bán trong kỳ được thừa nhận giống như hàng tồn kho.

Mỗi phương pháp có kết quả tính toán khác nhau, dẫn đến kết quả kinh doanh cũng khác nhau. Tuỳ từng yêu cầu quản trị của doanh nghiệp mà kế toán trưởng có thể chọn lựa phương pháp tính giá trị vốn phù hợp và hiệu quả nhất. Tuy nhiên khi áp dụng các phương pháp đã chọn cần phải tuân theo nguyên tắc nhất quán giữa các kỳ, các niên độ kế toán, khi cần có sự thay đổi phương pháp tính thì phải công khai và giải thích sự thay đổi đó trên Thuyết minh báo cáo tài chính.

3.2.2. Tính toán phân bổ chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp cho các đối tượng

Về nguyên tắc chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp khác được tính hết vào kết quả hoạt động kinh doanh của kỳ phát sinh. Trường hợp hãn hữu các chi phí này được giữ lại một phần để tính vào kết quả hoạt động của kỳ sau, nếu có sản phẩm, hàng hóa chưa bán.

Để kế toán kết quả kinh doanh của doanh nghiệp theo từng bộ phận, sản phẩm đòi hỏi kế toán trưởng doanh nghiệp phải tổ chức kế toán trên TK 911 - "Xác định kết quả kinh doanh" và mở sổ chi tiết kết quả hoạt động kinh doanh theo từng đối tượng phù hợp với đối tượng đã mở tài khoản doanh thu để xác định ra kết quả kinh doanh cho bộ phận, mặt hàng, hoạt động hoặc dự án… Kết quả kinh doanh của các bộ phận, mặt hàng… phải bằng tổng kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trên Báo cáo kết quả kinh doanh.

Chương III

Quan hệ giữa chi phí - khối lượng - lợi nhuận

I. Nội dung cơ bản của mối quan hệ giữa chi phí - khối lượng - lợi nhuận

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp phải hướng tới đạt lợi nhuận cao sau một kỳ kinh doanh và để kiểm soát được lợi nhuận còn phải xác định được mối quan hệ giữa chi phí với doanh thu của doanh nghiệp. Có một số khoản chi phí như khấu hao TSCĐ, tiền thuê nhà xưởng, chi phí bảo dưỡng máy móc thiết bị… sẽ không thay đổi khi mức độ hoạt động của doanh nghiệp thay đổi trong phạm vi phù hợp, nhưng có một số khoản chi phí như: Nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, hoa hồng bán hàng… lại có biến động rất lớn khi mức độ hoạt động thay đổi. Ngoài ra còn có những chi phí mang tính hỗn hợp, vừa thay đổi, vừa cố định đối với mức độ hoạt động.

Vì vậy, khi quyết định lựa chọn dây truyền sản xuất, định giá bán sản phẩm, chiến lược khuyến mãi… doanh nghiệp phải xem xét mức độ hoạt động trong mối quan hệ giữa chi phí - khối lượng - lợi nhuận. Xem xét quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận cho phép đánh giá mối quan hệ giữa những sự biến đổi bên trong như: Giá bán, biến phí đơn vị sản phẩm, tổng chi phí cố định, khối lượng sản phẩm tiêu thụ, kết cấu sản phẩm tiêu thụ và ảnh hưởng của những sự thay đổi đó đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Nội dung cơ bản của phân tích mối quan hệ giữa chi phí - khối lượng - lợi nhuận bao gồm các vấn đề sau:

1. Lãi trên biến phí (còn gọi là số dư đảm phí)

Lãi trên biến phí là hiệu số giữa tổng doanh thu và tổng biến phí đã tạo nên doanh thu đó. Lãi trên biến phí bình quân đơn vị sản phẩm được tính theo công thức:

	Lãi trên biến phí bình quân đơn vị sản phẩm
	=
	Tổng số lãi trên biến phí

của các loại sản phẩm

	
	
	Số lượng sản phẩm tiêu thụ của 
các loại sản phẩm


Lãi trên biến phí dùng để trang trải chi phí bất biến, còn lại là lợi nhuận thuần kinh doanh. Nếu tổng số lãi trên biến phí không đủ để trang trải chi phí bất biến thì doanh nghiệp sẽ bị lỗ. Như vậy, khái niệm lãi trên biến phí chỉ rõ: Khi số lượng sản phẩm bán biến động sẽ làm cho doanh thu thay đổi, sẽ tác động đến lãi thuần.

Ngoài việc biểu hiện theo đơn vị sản phẩm, lãi trên biến phí của doanh nghiệp còn được tính theo tỷ lệ phần trăm.

2. Tỷ lệ lãi trên biến phí

Tỷ lệ lãi trên biến phí được xác định theo công thức sau:

 eq \a(Tỷ lệ lãi; trên biến phí) =  eq \f(Tổng số lãi trên biến phí; Tổng doanh thu tiêu thụ)  x 100%

Qua chỉ tiêu tỷ lệ lãi trên biến phí có thể biết được khi doanh thu tăng lên thì trong mức tăng đó có bao nhiêu đồng thuộc về lãi trên biến phí; Nếu doanh nghiệp đã vượt qua điểm hòa vốn thì tỷ lệ tăng doanh thu là tỷ lệ tăng của lãi trên biến phí và mức tăng của tổng lãi trên biến phí là mức tăng của lãi thuần.

3. Kết cấu chi phí

Kết cấu chi phí là một chỉ tiêu tương đối phản ánh mối quan hệ giữa tỷ lệ định phí và biến phí của một doanh nghiệp.

Những doanh nghiệp kinh doanh trong những ngành khác nhau thì có kết cấu chi phí khác nhau. Ngay trong cùng một ngành thì kết cấu chi phí của mỗi doanh nghiệp cũng khác nhau do trang bị kỹ thuật khác nhau. Thực tế kinh doanh cho thấy kết cấu chi phí của doanh nghiệp có tác động lớn đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Khi số lượng sản phẩm bán ra thay đổi với cùng một mức tăng doanh thu, doanh nghiệp nào có tỷ lệ định phí cao trong tổng chi phí thì doanh nghiệp đó có mức tăng lợi nhuận cao. Tuy nhiên cũng phải thấy rằng doanh nghiệp càng đầu tư nhiều thì mức rủi ro càng cao. Do vậy, trước khi đi đến quyết định đầu tư doanh nghiệp phải nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng các phương án đầu tư để hạn chế rủi ro.

4. Đòn bẩy kinh tế

Đòn bẩy kinh doanh là chỉ tiêu phản ánh mức độ sử dụng định phí của doanh nghiệp. Độ lớn đòn bẩy kinh doanh ở một mức doanh thu nhất định của doanh nghiệp được xác định theo công thức sau:

 eq \a(Độ lớn đòn; bẩy kinh doanh)  =  eq \f(Tổng số lãi trên biến phí; Thu nhập thuần) 
Đòn bẩy kinh doanh sẽ lớn ở các doanh nghiệp có tỷ lệ định phí cao hơn biến phí trong tổng chi phí và nhỏ ở các doanh nghiệp có kết cấu chi phí ngược lại. Điều này cũng có nghĩa là doanh nghiệp có đòn bẩy kinh doanh lớn thì lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ rất nhạy cảm với sự biến động của doanh thu, bất kỳ sự biến động nhỏ nào của doanh thu cũng gây ra sự biến động lớn về lợi nhuận.

Vì vậy, trong thực tế kinh doanh, việc lựa chọn đòn bẩy kinh doanh cho doanh nghiệp liên quan đến việc cân bằng các yếu tố để đạt một sự kết hợp tốt nhất, có như vậy nhà quản trị mới dung hòa được lợi ích và rủi ro của đòn bẩy kinh doanh.

II. Điểm hòa vốn

1. Khái niệm

Điểm hòa vốn là điểm mà tại đó doanh thu vừa đủ bù đắp tổng chi phí, là điểm mà tại đó tổng số lãi trên biến phí bằng tổng định phí.

Tìm ra điểm hoà vốn giúp nhà quản lý xem xét quá trình kinh doanh một cách chủ động và tích cực, xác định rõ vào lúc nào trong kỳ kinh doanh, hay ở mức sản xuất và tiêu thụ bao nhiêu thì đạt hòa vốn, từ đó có biện pháp chỉ đạo tích cực để hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao.

2. Phương pháp xác định

Có thể xác định điểm hòa vốn theo số lượng sản phẩm hòa vốn, theo doanh số hòa vốn và theo thời gian hòa vốn.

2.1. Xác định sản lượng hòa vốn

Xuất phát từ khái niệm điểm hòa vốn, tổng số lãi trên biến phí bằng tổng chi phí cố định, nên ta có phương trình phản ánh mối quan hệ này như sau:

X. S§F = C

Trong đó:

X: Số lượng sản phẩm hòa vốn

SĐF: Lãi trên biến phí đơn vị sản phẩm

C: Tổng chi phí cố định

Từ đó:

X = 
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Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh nhiều loại sản phẩm thì SĐF sẽ được tính bình quân cho các loại sản phẩm; lúc này lãi trên biến phí bình quân đơn vị sản phẩm sẽ phụ thuộc vào lãi trên biến phí đơn vị sản phẩm và cơ cấu sản phẩm tiêu thụ xác định theo số lượng sản phẩm.

2.2. Xác định doanh thu hòa vốn

+ Nếu doanh nghiệp kinh doanh một mặt hàng, thì doanh thu hòa vốn là tích của sản lượng hòa vốn với đơn giá bán.

DHV = X. P

(DHV: Doanh thu hòa vốn;
P: Đơn giá bán)

Mặt khác do: 
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 eq \f(Chi phí cố định; Tỷ lệ lãi trên biến phí) 
+ Nếu doanh nghiệp kinh doanh nhiều loại mặt hàng thì phải xác định tỷ lệ lãi trên biến phí bình quân toàn doanh nghiệp; tỷ lệ này chịu ảnh hưởng của cơ cấu sản phẩm tiêu thụ tính bằng tiền và tỷ lệ lãi trên biến phí đơn vị của từng loại sản phẩm.

2.3. Xác định thời gian hòa vốn

 eq \a(Thời gian; hòa vốn)  =  eq \f(Doanh số hòa vốn x 12 tháng; Tổng doanh thu cả năm) 
3. Mối quan hệ giữa điểm hòa vốn và lợi nhuận

Sau khi đã hòa vốn doanh nghiệp có thể dự tính số lượng sản phẩm hoặc doanh thu mang lại lãi cho doanh nghiệp. Bởi vậy, có thể xác định số lượng sản phẩm bán ra hoặc doanh thu bán hàng để đạt lợi nhuận kế hoạch theo các công thức sau đây:

 eq \a(Số lượng sản phẩm; để đạt lợi nhuận KH) =  eq \f(Tổng chi phí cố định + Lợi nhuận KH; Lãi trên biến phí đơn vị sản phẩm) 
 eq \a(Doanh thu bán sản; phẩm để đạt lợi; nhuận KH) =  eq \f(Tổng chi phí cố định + Lợi nhuận KH; Tỷ lệ lãi trên biến phí) 
III. Một số ứng dụng của mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận và điểm hòa vốn vào việc ra quyết định

Khi xem xét mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận thông qua việc xác định điểm hòa vốn giúp cho các nhà quản trị ra quyết định trong việc xử lý nhiều tình huống kinh doanh.

1. Doanh thu an toàn

Doanh thu an toàn là chênh lệch giữa doanh thu dự kiến và doanh thu hòa vốn. Khi xác định được doanh thu an toàn cho phép nhà quản trị đánh giá được mức độ an toàn của kế hoạch kinh doanh.

Doanh thu an toàn = Doanh thu dự kiến (hoặc thực tế) - Doanh thu hòa vốn

Lợi nhuận = Doanh thu an toàn x Tỷ lệ lãi trên biến phí

2. Sự thay đổi chi phí cố định: Nếu lãi trên biến phí đơn vị (hoặc tỷ lệ lãi trên biến phí) không thay đổi thì chi phí cố định thay đổi sẽ làm điểm hòa vốn thay đổi, sự thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp.

3. Sự thay đổi lãi trên biến phí đơn vị

Lãi trên biến phí đơn vị thay đổi trong những trường hợp sau đây:

+ Giá bán đơn vị không đổi, biến phí bình quân thay đổi;

+ Giá bán thay đổi, nhưng biến phí bình quân không đổi;

+ Cả giá bán và biến phí bình quân cùng thay đổi.

Khi lãi trên biến phí đơn vị sản phẩm (hoặc lãi trên biến phí bình quân đơn vị sản phẩm) thay đổi sẽ làm cho điểm hòa vốn thay đổi và do vậy số lượng sản phẩm tiêu thụ (hoặc doanh thu tiêu thụ) để đạt lợi nhuận mục tiêu cũng thay đổi. Do vậy cho mỗi tình huống thay đổi, người quản trị phải xác định được ảnh hưởng của sự thay đổi đó tới lợi nhuận để ra quyết định phù hợp.

Chương IV

Thông tin thích hợp cho việc
ra quyết định ngắn hạn

I. Đặc điểm và tiêu chuẩn quyết định ngắn hạn

1. Đặc điểm quyết định ngắn hạn

Ra quyết định là một chức năng quan trọng và xuyên suốt các khâu quản trị doanh nghiệp, nó được vận dụng liên tục trong suốt quá trình cung cấp nhằm phục vụ các nhà quản trị ra các quyết định.

Quá trình ra quyết định của nhà quản trị doanh nghiệp là quá trình lựa chọn phương án tốt nhất, có lợi nhất và hiệu quả nhất từ nhiều phương án khác nhau.

Các quyết định của nhà quản trị sẽ ảnh hưởng đến kết quả và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp cả hiện tại và tương lai.

Xét về mặt thời gian thì một quyết định xem xét là quyết định ngắn hạn nếu nó chỉ liên quan đến một kỳ hoạt động kinh doanh bình thường hoặc 1 năm tài chính hoặc ngắn hơn. Xét về mặt vốn đầu tư thì quyết định ngắn hạn là quyết định không đòi hỏi vốn đầu tư lớn.

Như vậy, quyết định ngắn hạn có đặc điểm là:

- Mỗi tình huống trong quyết định ngắn hạn ảnh hưởng chủ yếu đến thu nhập trong thời gian ngắn, cho nên phương án phù hợp lựa chọn cho quyết định ngắn hạn là lợi nhuận mà doanh nghiệp sẽ thu được trong năm tới hoặc trong kỳ kinh doanh tới cao hơn các phương án khác.

- Mỗi tình huống trong quyết định ngắn hạn là vấn đề sử dụng năng lực sản xuất, hoạt động hiện thời của doanh nghiệp, không cần thiết phải đầu tư mua sắm hoặc trang bị thêm tài sản cố định để tăng thêm năng lực sản xuất, năng lực hoạt động. Vì vậy, vai trò của kế toán quản trị trong vấn đề này là giúp các nhà quản lý xác định phương án có khả năng sinh lời nhiều nhất trong việc sử dụng công suất (năng lực) sản xuất hiện có.

2. Tiêu chuẩn chọn quyết định ngắn hạn

Xét về mặt kinh tế thì tiêu chuẩn chọn quyết định ngắn hạn là thu nhập cao nhất (hoặc chi phí thấp nhất) của phương án lựa chọn.

Tuy nhiên không phải lúc nào nguyên tắc thu nhập cao nhất hoặc chi phí thấp nhất cũng được vận dụng một cách đơn giản và dễ dàng để chọn quyết định ngắn hạn. Vì vậy còn cần phải bổ sung thêm các nguyên tắc để chọn các khoản thu nhập và chi phí thích hợp cho quá trình ra các quyết định nhanh chóng hơn, đó là:

- Các khoản thu nhập và chi phí duy nhất thích hợp cho việc ra quyết định là các khoản thu nhập và chi phí ước tính cho kỳ tới khác với thu nhập và chi phí của các phương án khác. Những khoản này thường được gọi là thu nhập và chi phí chênh lệch so với các phương án khác.

- Các khoản thu nhập đã kiếm được và các khoản chi phí đã chi ở các phương án cũ (có tính chất lịch sử) là không thích hợp cho quá trình xem xét và ra quyết định.

Điều đó cho thấy rằng cách tiếp cận để ra quyết định ngắn hạn người ta thường dùng là xác định các cách tốt nhất để dự toán (ước tính) được thu nhập cho mỗi phương án một cách nhanh chóng và đơn giản nhất, sau đó dựa trên thu nhập ước tính cho mỗi phương án để lựa chọn phương án tối ưu.

II. Thông tin thích hợp cho quá trình ra quyết định

Những thông tin (dữ liệu) mà kế toán quản trị cung cấp cho quá trình ra quyết định cần phải đạt được những tiêu chuẩn cơ bản: phù hợp; chính xác, kịp thời.

1. Thông tin thích hợp

Thông tin về chi phí và thu nhập thích hợp cho việc ra quyết định là những thông tin phải đạt 2 tiêu chuẩn cơ bản:

+ Thông tin đó phải liên quan đến tương lai

+ Thông tin đó phải có sự khác biệt giữa các phương án đang xem xét và lựa chọn

Những thông tin không đạt một trong hai tiêu chuẩn trên hoặc không đạt cả hai tiêu chuẩn trên được coi là những thông tin không thích hợp.

Khi nhận dạng thông tin thích hợp người ta cần phải căn cứ vào các tiêu chuẩn đánh giá thông tin của mỗi tình huống cụ thể. Tuy nhiên có một số loại chi phí luôn luôn là thông tin thích hợp hoặc thông tin không thích hợp cho bất cứ tình huống nào.

Quá trình xem xét thông tin thích hợp để ra quyết định được chia thành 4 bước:

+ Bước 1: Tập hợp tất cả các thông tin về các khoản thu nhập và chi phí liên quan đến các phương án đang được xem xét;

+ Bước 2: Loại bỏ các khoản chi phí chìm, là những khoản chi phí không thể tránh được ở mọi phương án;

+ Bước 3: Loại bỏ các khoản thu nhập và chi phí như nhau ở các phương án đang xem xét. Ví dụ: Chi phí nguyên vật liệu các phương án 1, phương án 2 là 60 triệu đồng;

+ Bước 4: Những khoản thu nhập và chi phí còn lại là những thông tin thích hợp cho quá trình xem xét, lựa chọn phương án tối ưu.

Khi xem xét thông tin thích hợp cần lưu ý rằng mỗi một tình huống quyết định thì thông tin thích hợp có thể khác nhau, nghĩa là thông tin thích hợp trong tình huống này không nhất thiết nó sẽ là thích hợp trong tình huống khác. Vì vậy, không thể vận dụng thông tin thích hợp của tình huống này cho tình huống khác được, mà phải xuất phát từ quan điểm những mục đích khác nhau cần các thông tin khác nhau.

Quan điểm "Thông tin khác nhau dùng cho các mục đích khác nhau" là quan điểm cơ sở của kế toán quản trị và nó được vận dụng thường xuyên trong quá trình ra các quyết định kinh doanh.

2. Thông tin không thích hợp

Thông tin không thích hợp là những thông tin không thỏa mãn 1 hoặc cả 2 tiêu chuẩn:

- Liên quan đến tương lai;

- Có sự khác biệt giữa các phương án đang xem xét và lựa chọn.

Dưới đây là ví dụ về thông tin không thích hợp:

- Các khoản chi phí chìm;

- Các khoản thu nhập và chi phí bằng nhau giữa các phương án.

3. Mục đích phân biệt thông tin thích hợp và thông tin không thích hợp cho quá trình ra quyết định ngắn hạn

Phân biệt thông tin thích hợp và không thích hợp có ý nghĩa rất lớn trong việc thu thập và xử lý thông tin của kế toán quản trị, đó là:

- Giảm thiểu được thời gian và chi phí cho việc thu thập, tính toán, xử lý thông tin và trình bày nó.

- Hạn chế tình trạng quá tải về thông tin, làm phức tạp hóa quá trình phân tích số liệu, thông tin; làm giảm sự chú ý của nhà quản lý vào những vấn đề cần tập trung giải quyết.

Mục đích phân biệt thông tin thích hợp và không thích hợp thể hiện ở mấy điểm sau:

- Nhiều trường hợp những thông tin sẵn có thường có thể không đủ để lập một báo cáo kết quả hoạt động dự kiến của một đơn vị theo cách hoàn chỉnh và đầy đủ.

- Các thông tin thích hợp và không thích hợp nếu không được phân loại thì trong quá trình sử dụng các thông tin đó sẽ có sự lẫn lộn và phức tạp. Đôi khi có thể sử dụng những thông tin không thích hợp nào đó có độ tin cậy không cao thì dễ dẫn đến những quyết định sai lầm đáng tiếc.

- Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, yếu tố tốc độ để tận dụng thời cơ, để ra quyết định nhanh chóng và chính xác là yếu tố quan trọng đối với sự thành bại của doanh nghiệp. Việc phân biệt thông tin thích hợp cũng góp phần làm cho quá trình ra quyết định nhanh chóng và chính xác.

III. Sử dụng các thông tin thích hợp cho việc ra các quyết định ngắn hạn

1. Quyết định loại bỏ hoặc tiếp tục kinh doanh một bộ phận

Hầu hết các doanh nghiệp có nhiều bộ phận kinh doanh phụ thuộc hoặc kinh doanh nhiều ngành hàng, mặt hàng khác nhau. Trong đó có bộ phận hoặc ngành hàng, mặt hàng bị lỗ là điều có thể xảy ra.

Có những nhà quản lý cho rằng những bộ phận hoặc mặt hàng bị lỗ thì không nên tiếp tục kinh doanh nữa, bởi vì chúng đã làm giảm tổng lợi nhuận của công ty. Nhưng đôi khi nếu suy luận một cách đơn giản như vậy sẽ dẫn đến quyết định sai lầm. Những quyết định có nên loại bỏ (ngừng) hay tiếp tục kinh doanh một bộ phận hoặc mặt hàng cá biệt nào đó là một trong các quyết định có tính phức tạp, vì nó chịu tác động của nhiều nhân tố.

Để có được quyết định đúng đắn, nhanh chóng và kịp thời trong tình huống này, ta phải sử dụng thông tin thích hợp để phân tích và đánh giá ảnh hưởng của quyết định đó đến lợi nhuận chung của toàn doanh nghiệp.

Việc ứng dụng thông tin thích hợp để ra quyết định trong tình huống này được thể hiện qua ví dụ sau:

Giả sử Công ty HADICO có 3 cửa hàng phụ thuộc kinh doanh trong cùng một thành phố. Báo cáo kết quả kinh doanh trong năm như sau:

Bảng số 11.1

	Chỉ tiêu
	Tổng cộng
	Cửa hàng số 1
	Cửa hàng số 2
	Cửa hàng số 3

	1. Doanh số
	5.000
	1.500
	2.500
	1.000

	2. Giá vốn của hàng bán
	3.000
	800
	1.500
	700

	3. Lãi gộp
	2.000
	700
	1.000
	300

	4. Chi phí bán hàng
	650
	200
	300
	150

	5. Chi phí quản lý DN 
	1.000
	300
	500
	200

	6. Lợi nhuận thuần
	350
	200
	200
	(50)


Trong năm cửa hàng số 3 bị lỗ, nhà quản lý đang có ý định ngừng hoạt động. Vậy kế toán quản trị hãy tập hợp thông tin và phân tích có nên tiếp tục hay ngừng hoạt động cửa hàng số 3.

Các thông tin khác được bổ sung như sau:

a. Bảng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.

Bảng số 11.2

(Đơn vị: triệu đồng)

	Chỉ tiêu
	Tổng cộng
	Cửa hàng số 1
	Cửa hàng số 2
	Cửa hàng số 3

	I. Chi phí bán hàng
	650
	200
	300
	150

	1. Lương nhân viên bán hàng
	210
	70
	90
	50

	2. Quảng cáo của cửa hàng
	35
	10
	20
	5

	3. Tiền thuê cửa hàng
	120
	40
	60
	20

	4. Khấu hao thiết bị bán hàng
	110
	30
	50
	30

	5. Chi phí điện, nước
	40
	10
	20
	10

	6. Lương nhân viên giao hàng
	40
	10
	20
	10

	7. Khấu hao thiết bị giao hàng
	40
	10
	20
	10

	8. Chi phí quảng cáo chung
	55
	20
	20
	15

	II. Chi phí quản lý DN 
	1.000
	300
	500
	200

	1. Lương quản lý DN 
	240
	80
	100
	60

	2. Chi phí quản lý chung
	70
	20
	30
	20

	3. Chi phí phục vụ điện nước
	60
	20
	30
	10

	4. Chi phí bảo hiểm hàng hóa (ở cửa hàng)
	60
	20
	30
	10

	5. Chi phí khấu hao TSCĐ quản lý 
	70
	20
	40
	10

	6. Chi phí chung khác
	500
	140
	270
	90


b. Các thông tin khác:

+ Nếu cửa hàng số 3 ngừng hoạt động thì thiết bị bán hàng của cửa hàng này chuyển sang cho cửa hàng số 1 và số 2.

+ Tiền thuê nhà cửa hàng số 3 không phải bồi thường nếu ngừng hoạt động vì hợp đồng ký có thể chấm dứt bất kỳ lúc nào.

+ Công ty có một đội chuyên làm nhiệm vụ giao hàng phục vụ toàn công ty. Nếu cửa hàng số 3 ngừng hoạt động thì một nhân viên giao hàng sẽ nghỉ việc, lương của anh ta 1 năm là 5 triệu đồng.

+ Nếu cửa hàng số 3 ngừng hoạt động thì nhân viên được giao nhiệm vụ quản lý cửa hàng này ở trên công ty sẽ chuyển sang làm nhiệm vụ khác ở công ty; một nhân viên văn phòng công ty sẽ thôi việc, mức lương của anh ta là 5 triệu/năm.

+ Các nhân viên khác của cửa hàng số 3 sẽ thôi làm việc nếu cửa hàng bị đóng cửa, tiền bồi thường cho mỗi nhân viên này là 1 triệu đồng (5 nhân viên).

+ Doanh thu và chi phí của hàng bán dự kiến không biến động trong năm tới.

+ Chi phí phục vụ điện nước, chi phí chung khác của chi phí quản lý tới là định phí chung.

Dựa vào các thông tin trên ta thấy rằng các thông tin sau đây là thông tin không thích hợp sẽ loại bỏ không cần xem xét đến:

- Khấu hao thiết bị bán hàng:

- Khấu hao thiết bị giao hàng;

- Chi phí quảng cáo chung;

- Chi phí điện nước và chi phí chung khác thuộc chi phí quản lý;

- Khấu hao TSCĐ quản lý;

- Chi phí quản lý cửa hàng;

Các thông tin thích hợp sẽ được xem xét và sự ảnh hưởng của chúng đến tổng lợi nhuận của toàn Công ty.

Ta có thể lập bảng phân tích chênh lệch lợi nhuận giữa 2 phương án tiếp tục và không tiếp tục kinh doanh của cửa hàng số 3 như sau:

Bảng số 11.3

(Đơn vị: triệu đồng)

	Chỉ tiêu
	Tiếp tục KD cửa hàng số 3
	Ngừng KD cửa hàng số 3
	Chênh lệch (-)

tiếp tục ngừng

	1. Doanh số
	5.000
	4.000
	1.000

	2. Giá vốn hàng bán
	(3.000)
	(2.300)
	(700)

	3. Chi phí bán hàng
	
	
	

	- Lương nhân viên bán hàng
	(210)
	(160)
	(50)

	- Bồi thường nhân viên bán hàng
	(-)
	(5)
	(5)

	- Quảng cáo cửa hàng
	(35)
	(30)
	(5)

	- Tiền thuê cửa hàng
	(120)
	(100)
	(20)

	- Chi phí điện, nước
	(40)
	(30)
	(10)

	- Lương nhân viên giao hàng
	(40)
	(35)
	(5)

	Cộng chi phí bán hàng
	(445)
	(200)
	(245)

	4. Chi phí quản lý DN 
	
	
	

	- Lương quản lý DN 
	(240)
	(235)
	(5)

	- Chi phí bảo hiểm hàng hóa
	(60)
	(50)
	(10)

	Cộng chi phí Quản lý DN 
	(300)
	(285)
	(15)

	5. Lợi nhuận thuần
	1.255
	1.055
	+200


Qua tính toán thấy rằng tiếp tục kinh doanh cửa hàng số 3 thì tổng lợi nhuận của toàn công ty tăng lên 200 triệu đồng. Ta đi đến quyết định tiếp tục kinh doanh cửa hàng số 3.

Tuy nhiên việc xem xét một quyết định có nên loại bỏ hay tiếp tục cho một bộ phận cá biệt hoạt động thường có nhiều phương án khác nữa. Trong tình huống trên ở công ty HADICO, nếu cửa hàng số 3 đóng cửa thì có thể doanh số ở các cửa hàng số 1 và số 2 tăng lên, do khách hàng quen thuộc ở thành phố của công ty chuyển sang mua hàng ở cửa hàng số 1 và số 2, thì khi đó có quyết định vẫn tiếp tục kinh doanh cửa hàng số 3 nữa hay không? Để trả lời điều đó cần phải thu thập thêm thông tin về sự tăng trưởng doanh thu ở các cửa hàng số 1 và số 2 sẽ là bao nhiêu, tính toán thêm và ra quyết định. Hoặc công ty tận dụng mặt bằng hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh để cho thuê hay chuyển sang kinh doanh lĩnh vực khác cũng có thể được xem xét và quyết định…

Mở rộng tình huống: Tương tự như ta có thể vận dụng xem xét quyết định tình huống, như: Có nên loại bỏ không sản xuất hoặc kinh doanh một mặt hàng cá biệt nào đó hay không, hoặc chuyển sang kinh doanh mặt hàng khác.

Qua ví dụ trên ta thấy rõ hơn việc thu thập thông tin để phục vụ cho kế toán quản trị sẽ dựa vào:

- Kế toán chi tiết chi phí, doanh thu, kết quả để phân tích các thông tin theo mục đích sử dụng chúng cho kế toán quản trị.

- Thông tin dự đoán của các bộ phận liên quan mà kế toán quản trị thu thập được (Bộ phận tổ chức lao động; Bộ phận thị trường, kế hoạch, hợp đồng kinh tế…).

Để có được quyết định đúng đắn, kế toán quản trị đồng thời phải thu thập thêm các thông tin bổ sung khác liên quan ở các bộ phận trong và ngoài đơn vị như: Hợp đồng lao động, giá cả thị trường, nhu cầu thị trường…

2. Quyết định tự sản xuất hay mua ngoài

Các nhà quản trị doanh nghiệp luôn gặp phải sự lựa chọn giữa việc tự sản xuất hay mua ngoài các linh kiện, các chi tiết, hoặc vật liệu hoặc bao bì để lắp ráp, chế tạo hay đóng gói thành phẩm… Điều đó cũng tương đối khó khăn và đôi khi còn có sự sai lầm trong việc lựa chọn mua ngoài các linh kiện, chi tiết, vật liệu hoặc bao bì khi giá mua ngoài thấp hơn giá thành sản xuất hiện tại của doanh nghiệp.

Quyết định tự sản xuất hay mua ngoài các linh kiện, chi tiết hoặc vật liệu sản xuất thường được quan tâm đến 2 vấn đề:

- Chất lượng của linh kiện, chi tiết hay vật liệu;

- Giá cả (chi phí).

Nghiên cứu một tình huống cụ thể:

Giả sử Công ty ABC hiện đang có một bộ phận sản xuất bao bì để đóng gói thành phẩm của công ty. Công suất của bộ phận sản xuất bao bì là 15.000đơn vị/năm. Tổng nhu cầu hiện tại về bao bì đóng gói thành phẩm của công ty là 10.000 bao bì/năm.

Chi phí liên quan đến sản xuất bao bì trong năm vừa qua như sau: (10.000 bao bì)

Bảng số 11.4

	Khoản mục
	Tính trên 
1 đơn vị
	Tổng số

	- Nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
	10
	100.000

	- Nhân công trực tiếp
	5
	50.000

	- Biến phí sản xuất chung
	2
	20.000

	- Tiền lương nhân viên quản lý, phục vụ phân xưởng
	2
	20.000

	- Chi phí khấu hao MMTBSX
	4
	40.000

	- Định phí quản lý chung phân bổ
	2
	20.000

	Cộng chi phí
	25
	250.000


Như vậy chi phí sản xuất đơn vị là 25.000đồng/bao bì.

Có một nguồn cung cấp chào hàng bao bì như của công ty với giá 23.000 đồng/bao bì, chất lượng tương đương với bao bì do công ty tự sản xuất, số lượng đảm bảo đáp ứng yêu cầu của công ty. Vậy trong trường hợp này công ty ABC nên quyết định tự sản xuất hay mua ngoài bao bì đóng gói?

Các thông itn bổ sung:

- Dự kiến khối lượng tiêu thụ sản phẩm trong năm tới không có sự biến động.

- Tiền lương nhân viên phân xưởng là biến phí.

- Bộ phận sản xuất bao bì không sử dụng cho mục đích khác.

Ông trưởng phòng mua hàng đưa ra ý kiến là nên mua ngoài bao bì, đóng gói vì mua ngoài sẽ tiết kiệm được 2.000đ/bao bì trong cả năm sẽ tiết kiệm được tổng chi phí là: 10.000 bao bì x 2.000đ = 20.000 đồng

Giám đốc Công ty yêu cầu phòng kế toán cho biết ý kiến?

Trưởng bộ phận kế toán quản trị sau khi xem xét, phân tích các thông tin thích hợp liên quan đến quyết định này đã cho ý kiến là: Công ty nên tiếp tục tự sản xuất bao bì chứ không nên mua ngoài, bởi vì nếu mua ngoài thì không phải là tiết kiệm được 20 triệu đồng cho mỗi năm mà ngược lại tự sản xuất sẽ tiết kiệm được một khoản tiền rất lớn là 40 triệu đồng mỗi năm so với mua ngoài.

Cụ thể như sau:

- Vì không có phương án nào khác để sử dụng bộ phận sản xuất bao bì nếu nó ngừng hoạt động do mua ngoài bao bì, thì các chi phí cơ hội không phát sinh.

- Các khoản doanh thu và chi phí sau đây không phải là thông tin thích hợp cho quyết định này:

+ Doanh thu bán hàng;

+ Chi phÝ khÊu hao TSC§;

+ Chi phí chung (định phí) phân bổ.

- Còn lại là các thông tin thích hợp sẽ được trình bày qua bảng phân tích sau:

Bảng số 11.5

(Đơn vị: nghìn đồng)

	Khoản mục
	Tự sản xuất 
	Mua ngoài

	- Nguyên liệu, vật liệu trực tiếp (10 x 10.000đ.vị)
	100.000
	-

	- Nhân công trực tiếp (5 x 10.000đ.vị)
	50.000
	-

	- Biến phí sản xuất chung (2 x 10.000đ.vị)
	20.000
	-

	- Tiền lương nhân viên PX (2 x 10.000đ.vị)
	20.000
	-

	- Chi phí mua ngoài (23 x 10.000đ.vị)
	-
	230.000

	Cộng
	190.000
	230.000


Như vậy, nếu tự sản xuất thì công ty sẽ tiết kiệm được 40 triệu đồng (190 triệu đồng - 230 triệu đồng) so với mua ngoài. Điều đó có thể đi đến quyết định là không mua ngoài mà vẫn tiếp tục tự sản xuất bao bì đóng gói. Tuy nhiên quyết định tự sản xuất như trên càng được thuyết phục hơn nếu như bộ phận sản xuất bao bì này nâng được công suất hoạt động thực tế hơn hiện tại với điều kiện nhu cầu bao bì của công ty nâng lên do khối lượng sản phẩm tiêu thụ của công ty tăng lên, hoặc công ty có thể bán bao bì đóng gói cho công ty khác.

Mở rộng các tình huống, như:

- Nhu cầu của doanh nghiệp đối với linh kiện, chi tiết, bao bì đó tăng lên hoặc có thể bán chúng ra bên ngoài được trong điều kiện hoạt động chưa hết công suất.

- Hoặc trường hợp các nguồn lực và phương tiện sử dụng để tự sản xuất linh kiện, bao bì nếu không sử dụng cho sản xuất linh kiện, bao bì đó nữa có thể được sử dụng cho mục đích khác…

Trong các tình huống đó cần phải so sánh lợi nhuận hàng năm thu được do sử dụng chúng cho các mục đích khác (hoặc tăng lên do nâng cao công suất hoạt động) mà lớn hơn chi phí tiết kiệm được do tự sản xuất (hoặc mua ngoài) thì sẽ quyết định ngược lại. Tiếp theo ví dụ trên, nếu cơ sở sản xuất bao bì của Công ty ABC cho thuê, hàng năm thu được khoản lợi nhuận lớn hơn 40 triệu đồng thì sẽ quyết định mua ngoài bao bì và cho thuê cơ sở sản xuất này.

3. Quyết định nên bán ngay "bán thành phẩm" hay tiếp tục sản xuất, chế biến ra thành phẩm rồi mới bán

Quyết định này thường được lựa chọn ở các doanh nghiệp mà quy trình sản xuất chế biến liên tục nhiều công đoạn. Tức là quy trình sản xuất khởi đầu từ một loại nguyên vật liệu chung, qua quá trình chế biến nó cho nhiều bán thành phẩm khác nhau, các bán thành phẩm đó có thể tiêu thụ được ngay sau mỗi giai đoạn chế biến hoặc sẽ tiếp tục chế biến theo quy trình riêng để ra thành phẩm rồi mới bán. Ví dụ, trong xí nghiệp súc sản và chế biến thực phẩm, có thể người ta bán ngay thịt vừa mới mổ, mà cũng có thể chế biến tiếp từ thịt tươi sống ra các sản phẩm thực phẩm chế biến sẵn như: giò, chả, xúc xích, lạp sườn… Hoặc trong doanh nghiệp lọc dầu, có thể bán ngay sản phẩm là dầu thô hoặc tiếp tục chế biến ra xăng, dầu nhớt rồi mới bán… Hoặc trong chế biến lương thực (bột mì) có thể bán ngay sản phẩm là mì vỡ hoặc tiếp tục để chế biến (xay) thành bột mì rồi mới bán…

Nguyên tắc chung đi đến quyết định tiếp tục chế biến thêm để ra thành phẩm rồi mới bán hay bán ngay bán thành phẩm là phương án nào có tổng lợi nhuận của toàn doanh nghiệp tăng lên thì lựa chọn. Tuy nhiên để có thông tin đó, có thể bằng nhiều cách để tính toán, nhưng bằng cách xác định và phân tích các thông tin thích hợp là nhanh chóng và ngắn gọn nhất.

Phương pháp chung của cách phân tích các thông tin thích hợp trong tình huống này là:

- Xác định giá bán cho từng loại sản phẩm ở giai đoạn cuối cùng (thành phẩm);

- Xác định giá bán của thành phẩm tại điểm tách hoặc ở từng giai đoạn mà doanh nghiệp có ý định giá;

- Tính chênh lệch giá bán hàng của thành phẩm và bán thành phẩm….;

- Xác định chi phí của quá trình chế biến thêm (nguyên vật liệu, nhân công trực tiếp, biến phí sản xuất chung…).

Định phí tiết kiệm được do chấm dứt quá trình chế biến thêm nếu bán ngay bán thành phẩm.

- Tính toán lãi (lỗ) tăng thêm do quá trình chế biến và ra quyết định.

 eq \a(Lãi (lỗ) tăng; thêm do chế; biến thêm)  =  eq \a(Chênh lệch giá bán; của thành phẩm với; bán thành phẩm)  -  eq \a(Chi phí tăng thêm; của quá trình chế; biến thêm)  -  eq \a(Định phí tiết kiệm; được nếu ngừng; chế biến thêm) 
Nếu lãi thì tiếp tục sản xuất, chế biến, ngược lại nếu lỗ thì không chế biến thêm nữa mà bán ngay bán thành phẩm.

4. Các quyết định trong điều kiện sản xuất, kinh doanh bị giới hạn

Trong quá trình hoạt động các doanh nghiệp thường gặp phải những khó khăn trong việc lựa chọn quyết định kinh doanh khi các điều kiện sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp mình bị giới hạn. Ví dụ:

- Bị giới hạn về mặt bằng kinh doanh;

- Bị giới hạn về công suất hoạt động của máy móc thiết bị;

- Bị giới hạn về nguyên vật liệu cung cấp;

- Bị giới hạn về mức sản phẩm tiêu thụ;

- Hoặc bị giới hạn về vốn…

Thực tế tuỳ từng doanh nghiệp có thể chỉ bị giới hạn bởi một nhân tố hoặc có thể cùng một lúc bị giới hạn bởi nhiều nhân tố khác nhau.

Để đi đến quyết định sử dụng năng lực (nguồn lực) hiện có của doanh nghiệp như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất trong sản xuất kinh doanh của đơn vị là điều các nhà quản trị doanh nghiệp đều phải quan tâm.

Mục tiêu của các quyết định trong tình huống này vẫn là tổng lợi nhuận của doanh nghiệp là cao nhất.

Sau đây nghiên cứu tình huống chỉ bị giới hạn một hoặc hai nhân tố:

Vì mục tiêu của doanh nghiệp là làm sao tận dụng hết được năng lực của nhân tố có giới hạn để đạt được tổng lợi nhuận cao nhất, nên trong trường hợp này doanh nghiệp thường phải tiến hành theo các bước sau để phân tích thông tin và ra quyết định cho phù hợp:

- Xác định nhân tố giới hạn chủ yếu (trường hợp bị giới hạn 2 nhân tố)

- Tính lãi trên biến phí trên mỗi đơn vị của nhân tố giới hạn chủ yếu của từng sản phẩm, dịch vụ cần sản xuất, kinh doanh.

- Sắp xếp thứ tự khả năng sinh lời của từng loại sản phẩm hàng hóa, dịch vụ (trường hợp bị giới hạn bởi 2 nhân tố). Thứ tự ưu tiên được sắp xếp dựa trên phần đóng góp trên mỗi đơn vị (lãi trên biến phí) của nhân tố giới hạn chủ yếu. Nếu sản phẩm (hàng hóa) nào có lãi trên biến phí đơn vị cao hơn sẽ được ưu tiên trước.

- Xác định tổng số đơn vị nhân tố giới hạn chủ chốt đáp ứng cho từng loại sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cần sản xuất, kinh doanh.

- Tính tổng lãi trên biến phí loại sản phẩm hàng hóa dịch vụ trong điều kiện của nhân tố giới hạn chủ chốt.

Chương V

Chi phí tiêu chuẩn và đánh giá kết quả thực hiện

I. Chi phí tiêu chuẩn
Chi phí tiêu chuẩn là một khoản phí tổn kế hoạch, đó là số tiền mà doanh nghiệp muốn chi cho một mặt hàng (giá tiêu chuẩn) hoặc là khối lượng nguyên liệu trực tiếp, số giờ lao động mà doanh nghiệp muốn sử dụng để sản xuất một sản phẩm (lượng tiêu chuẩn). Các tiêu chuẩn được quy định hợp lý theo nhu cầu riêng biệt của từng doanh nghiệp, đối với các đơn vị sản xuất thường sử dụng 2 loại tiêu chuẩn cơ bản sau đây:

+ Giá tiêu chuẩn: Là giá tính cho một loại nguyên liệu hoặc cho một giờ lao động tiêu chuẩn;

+ Lượng tiêu chuẩn: Là lượng vật chất về nguyên liệu trực tiếp, số giờ lao động mà doanh nghiệp dự tính tiêu hao trong quy trình sản xuất sản phẩm.

1. Phương pháp xây dựng định mức tiêu chuẩn

Định mức tiêu chuẩn được chia làm 2 loại: Định mức lý tưởng và định mức thực tế

+ Định mức lý tưởng (định mức lý thuyết): Là định mức chỉ có thể đạt được trong những điều kiện hoàn hảo nhất;

+ Định mức thực tế: Là định mức đã thực hiện. Lấy định mức thực tế làm cơ sở để phân tích, so sánh giữa thực hiện với định mức sẽ có nhiều ý nghĩa đối với nhà quản trị, vì kết quả tìm được phản ánh những hiện tượng không bình thường, kém hiệu quả cần xem xét, tìm biện pháp khắc phục, hay những tiềm năng cần khơi dậy để có biện pháp phát huy. Định mức thực tế còn là cơ sở lập kế hoạch sử dụng tiền và kế hoạch tồn kho. Trong khi định mức lý tưởng thì không làm được những việc này. Định mức lý tưởng không có tính thực tế nên các số liệu kế hoạch dựa trên đó chỉ là những con số không tưởng.

2. Xây dựng định mức chi phí sản xuất

2.1. Định mức nguyên vật liệu trực tiếp

Định mức nguyên vật liệu trực tiếp là sự tổng hợp của định mức giá cả và định mức số lượng nguyên vật liệu trực tiếp.

Định mức giá cả cho một đơn vị nguyên liệu trực tiếp phản ánh giá cuối cùng của một đơn vị nguyên liệu trực tiếp sau khi đã trừ đi một khoản chiết khấu.

 eq \a(Định mức giá; của một đơn vị; nguyên liệu)   =  eq \a(Giá; mua; đơn vị)  +   eq \a(Chi; chí; chuyển chở)  +   eq \a(Chi phí; nhập kho; bốc xếp)   -   eq \a(Chiết khấu; thương mại ; (nếu có)) 
Định mức lượng nguyên liệu trực tiếp cho một đơn vị sản phẩm phản ánh số lượng nguyên liệu tiêu hao cho một đơn vị thành phẩm, có cho phép những hao hụt bình thường.

 eq \a(Định mức lượng; nguyên liệu trực; tiếp cho một đơn; vị sản phẩm)    =   eq \a(Lượng nguyên liệu; cần thiết để sản; xuất một đơn vị; sản phẩm)   +    eq \a(Mức hao; hụt cho; phép)   +   eq \a(Mức nguyên liệu; cho sản phẩm; hỏng (cho phép)) 
Từ đó, định mức chi phí nguyên liệu trực tiếp của một đơn vị sản phẩm được xác định như sau:

 eq \a(Định mức chi phí; nguyên liệu trực tiếp; một đơn vị sản phẩm)    =     eq \a(Định mức giá; của một đơn; vị nguyên liệu)    x     eq \a(Định mức lượng; nguyên liệu trực tiếp; cho một đơn vị sản phẩm) 
2.2. Định mức chi phí lao động trực tiếp

Định mức chi phí lao động trực tiếp cũng bao gồm định mức về giá cả của một đơn vị thời gian lao động trực tiếp với định mức lượng thời gian cần thiết để hoàn thành một đơn vị sản phẩm.

Định mức giá của một giờ lao động trực tiếp không chỉ là mức lượng căn bản mà còn gồm cả các khoản  phụ cấp và các khoản phụ cấp khác của lao động trực tiếp (nếu có).

Định mức lượng thời gian cho phép để hoàn tất một đơn vị sản phẩm là loại định mức khó xác định nhất.

 eq \a(Định mức chi phí; lao động trực tiếp; một sản phẩm)     =     eq \a(Định mức; giá lao động; trực tiếp)    x     eq \a(Định mức lượng; thời gian lao; động trực tiếp) 
2.3. Định mức chi phí sản xuất chung

Chi phí sản xuất chung gồm nhiều khoản mục chi phí, bởi vậy để xây dựng định mức chi phí sản xuất chung, thì phải tách chi phí sản xuất chung thành 2 bộ phận:

+ Chi phí sản xuất chung khả biến là những khoản chi phí kiểm soát được;

+ Chi phí sản xuất chung bất biến là những khoản chi phí không kiểm soát được.

Để đơn giản cho việc xây dựng định mức chi phí tiêu chuẩn cho các khoản mục chi phí sản xuất chung, có thể sử dụng một tỷ lệ thống nhất, tỷ lệ thường được dùng là tỷ lệ theo thời gian. Định mức chi phí sản xuất chung có thể lập cho một định mức hoạt động, gọi là dự toán và cho một chuỗi các mức độ hoạt động gọi là dự toán linh hoạt.

Chẳng hạn, lập dự toán chi phí sản xuất chung cho một mức hoạt động 1.000 sản phẩm là lập dự toán tổng; còn lập dự toán chi phí sản xuất chung cho các mức hoạt động từ 700 - 1.000 sản phẩm là lập dự toán linh hoạt.

Nội dung cơ bản của phương pháp xây dựng dự toán linh hoạt thông qua việc nghiên cứu các mô hình ứng xử của chi phí trong một chuỗi các mức độ hoạt động để xây dựng các mục tiêu kế hoạch.

Quá trình lập kế hoạch linh hoạt gồm các bước sau:

+ Xác định phạm vi phù hợp mà hoạt động doanh nghiệp sẽ biến thiên trong đó ở kỳ sản xuất kinh doanh sắp tới;

+ Phân tích các khoản chi phí có thể phát sinh trong phạm vi đó theo mô hình ứng xử của từng loại chi phí;

+ Phân loại chi phí theo mô hình ứng xử và xác định các đơn giá tính cho từng loại chi phí (biến đổi, cố định, hỗn hợp);

+ Xây dựng kế hoạch linh hoạt căn cứ trên các đơn giá đã tính được ở trên cho từng loại chi phí trong chuỗi các mức độ hoạt động.

Kế hoạch linh hoạt giúp cho nhà quản trị thấy được khi sản lượng thay đổi trong phạm vi thích hợp thì chi phí biến động thích ứng như thế nào.

Trong quá trình xây dựng kế hoạch linh hoạt, doanh nghiệp phải lựa chọn một cơ sở làm căn cứ để qua đó tính toán phân bổ chi phí sản xuất chung. Cơ sở được chọn làm căn cứ phải thỏa mãn các yêu cầu sau:

+ Phải có quan hệ qua lại trực tiếp với biến phí sản xuất chung, phải là kết quả biến động của căn cứ được lựa chọn, như: Trong phân xưởng sản xuất có các khoản chi phí nhiên liệu, động lực sẽ biến động theo thời gian sử dụng máy nên căn cứ được chọn phải là tổng số giờ máy hoạt động;

+ Đơn vị tính không phải là tiền tệ, để hạn chế biến động do chịu ảnh hưởng của giá thay đổi;

+ Phải đơn giản và dễ hiểu, vì nếu căn cứ được lựa chọn quá phức tạp và khó hiểu sẽ dẫn đến sự nhầm lẫn và không còn là phương tiện tích cực hỗ trợ cho nhà quản trị kiểm soát và chỉ đạo chi phí.

Tóm lại: Sau khi xây dựng các định mức tiêu chuẩn cho từng loại chi phí, ta lập bảng tổng hợp các định mức chi phí. Số liệu tổng hợp được là định mức tiêu chuẩn để sản xuất một đơn vị sản phẩm, là cơ sở của việc lập dự toán chi phí, là căn cứ để kiểm soát, điều hành và đánh giá kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Ví dụ: Bảng tổng hợp chi phí định mức cho một đơn vị sản phẩm

Bảng số 11.6

	Khoản mục
	Số lượng (cho 1 sản phẩm)
	Đơn giá (cho 1 sản phẩm)
	Chi phí sản xuất (cho 1 sản phẩm)

	1. Nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
	4kg
	2.500đ/kg
	10.000đ/sp 

	2. Nhân công trực tiếp
	2 giờ
	4.000đ/giê
	8.000đ/sp 

	3. Chi phí sản xuất chung
	2 giờ
	5.500đ/giê
	11.000đ/sp 

	4. Định mức chi phí sản xuất một sản phẩm 
	
	
	29.000đ/sp 


II. Đánh giá kết quả thực hiện

Để đánh giá kết quả thực hiện chi phí định mức, phải so sánh giữa chi phí thực tế với định mức chi phí, nếu có chênh lệch phải làm rõ nguyên nhân gây chênh lệch và các biện pháp cụ thể để khắc phục các nguyên nhân làm tăng chi phí so với định mức.

1. Đánh giá biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Phân tích biến động của chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là kết quả so sánh giữa thực hiện với định mức và xác định các nguyên nhân biến động trên 2 mặt lượng và giá đã tác động như thế nào đến biến động chung. Các nguyên nhân biến động được xác định theo công thức sau:

Biến động về giá = Lượng thực tế x (giá thực tế - giá định mức)

Biến động về lượng = Giá định mức x (lượng thực tế - lượng định mức)

Từ các công thức tính toán trên cho thấy, để tính được biến động sử dụng nguyên liệu trực tiếp, chúng ta phải biết ba loại thông tin sau:

 + Có bao nhiêu lượng thực tế về nguyên liệu đã sử dụng trong các hoạt động sản xuất;

+ Tổng số lượng sản phẩm được sản xuất;

+ Mối quan hệ giữa nguyên liệu với sản phẩm.

Kết quả so sánh biến động giữa thực tế với định mức được đánh giá như sau:

+ Nếu thực tế lớn hơn định mức, đánh giá không tốt vì lúc này chi phí sản xuất thực tế cao hơn định mức;

+ Nếu thực tế nhỏ hơn định mức, đánh giá tốt nếu chất lượng sản phẩm vẫn được bảo đảm;

+ Nếu thực tế bằng định mức, bảo đảm thực hiện đúng định mức.

Nguyên nhân chủ yếu gây ra sự biến động về giá và lượng nguyên vật liệu có thể là:

Giá thực tế mua nguyên vật liệu lớn hơn định mức do quan hệ cung cầu nguyên vật liệu, sự thay đổi về phương tiện vận chuyển. Ngược lại, cũng có thể do cung cấp nguyên vật liệu hoặc là nguyên liệu mua có phẩm chất kém hơn nên giá sẽ rẻ hơn.

Biến động về lượng nguyên liệu sử dụng có thể do chất lượng của nguyên liệu mua vào. Nếu nguyên liệu có chất lượng kém hơn được dùng trong quá trình sản xuất thì số lượng phế liệu và sản phẩm hỏng có khuynh hướng tăng lên, kết quả là số lượng nguyên liệu được dùng sẽ nhiều hơn.

Ngoài ra, biến động không tốt về sử dụng nguyên liệu trực tiếp cũng có thể xảy ra do trình độ của công nhân. Khi công nhân không đủ trình độ phù hợp, họ sẽ sử dụng lãng phí nguyên vật liệu trong sản xuất.

2. Đánh giá biến động chi phí nhân công trực tiếp

Khi phân tích biến động của chi phí nhân công trực tiếp cũng phải làm rõ ảnh hưởng của hai nhân tố là: Sự thay đổi về đơn giá lao động trực tiếp và sự thay đổi về năng suất lao động trực tiếp.

Biến động mức giá lao động trực tiếp có cùng nội dung ý nghĩa như biến động giá nguyên vật liệu trực tiếp. Sự thay đổi mức giá lao động trực tiếp có thể do nhiều nguyên nhân, chẳng hạn khi doanh nghiệp điều một công nhân có trình độ tay nghề cao đến làm một công việc có mức giá được tính thấp hơn thì lúc đó biến động mức giá lao động trực tiếp sẽ xảy ra v.v…


	Biến động

về giá
	=
	Số giờ làm việc thực tế
	x
	Mức giá thực tế
	-
	Mức giá tiêu chuẩn


Nguyên tắc tính biến động của năng suất lao động trực tiếp cũng tương tự như nguyên tắc tính sự biến động số lượng nguyên vật liệu sử dụng. Đó là một sự vượt trội hơn mức thời gian tiêu chuẩn, được xem là sử dụng lao động không hiệu quả và có biến động năng suất xấu.

Ngược lại, khi thời làm việc thực tế ít hơn so với định mức và chất lượng sản phẩm được bảo đảm thì xem như là đã sử dụng có hiệu quả thời gian lao động và là biến động năng suất tốt. Biến động không xảy ra khi công nhân 

thực hiện đúng thời gian tiêu chuẩn cho phép.

	Biến động về lượng lao động trực tiếp
	=
	Mức giá tiêu chuẩn
	x
	Số giờ làm việc thực tế
	-
	Số giờ theo định mức


3. Đánh giá biến động chi phí sản xuất chung
Chi phí sản xuất chung có những đặc điểm sau đây:

- Thường bao gồm nhiều khoản mục chi phí riêng biệt.

- Các khoản mục chi phí sản xuất chung thường có giá trị nhỏ nên sẽ không thực tế nếu sử dụng cách kiểm soát chúng như đối với nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí lao động trực tiếp.

- Các khoản mục chi phí sản xuất chung thường do nhiều bộ phận khác nhau trong doanh nghiệp chịu trách nhiệm.

Do những đặc điểm này của chi phí sản xuất chung, các nhà kế toán quản trị phải sử dụng kế hoạch linh hoạt để lập kế hoạch và kiểm soát chi phí sản xuất chung. Biến phí và định phí sản xuất chung được tính ra từ kế hoạch sản xuất kinh doanh rồi được phân tích thành các khoản mục chi phí chi tiết.

Tổng biến phí của chi phí sản xuất chung chịu sự tác động của những biến động kiểm soát được và những biến động không kiểm soát được. Biến động kiểm soát được hoặc biến động dự đoán gồm biến động về giá và biến động hiệu suất.

Biến động kiểm soát được thường là biến động của các biến phí sản xuất chung, các khoản mục biến phí sản xuất chung dao động và có thể kiểm soát được trong khoảng thời gian ngắn.


	Biến động kiểm soát được
	=
	Tổng chi phí sản xuất chung thực tế
	-
	Định phí sản xuất chung (định mức)
	+
	Số giờ tiêu chuẩn cho phép
	-
	Tỷ lệ biến phí sản xuất chung định mức

	Biến động không kiểm soát được
	=
	Định phí sản xuất chung dự toán
	+
	Số giờ tiêu chuẩn cho phép
	-
	Tỷ lệ biến phí sản xuất chung tiêu chuẩn
	+
	Số giờ tiêu chuẩn cho phép
	-
	Tỷ lệ chi phí sản xuất chung


Chương VI

Tổ chức công tác kế toán quản trị

Kế toán quản trị là một bộ phận của kế toán doanh nghiệp, nhưng rất khó xác định được mô hình tổ chức kế toán quản trị chung cho các doanh nghiệp. Từng doanh nghiệp phải dựa trên cơ sở yêu cầu quản lý, đặc điểm tổ chức, trình độ quản lý cụ thể… để tổ chức kế toán quản trị thích hợp. Sau đây sẽ giới thiệu một số nội dung cơ bản về tổ chức công tác kế toán quản trị để các doanh nghiệp tham khảo, vận dụng vào trường hợp cụ thể của mình.

1. Yêu cầu của việc tổ chức công tác kế toán quản trị

Tổ chức công tác kế toán quản trị bao gồm việc tổ chức vận dụng chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán, lập báo cáo kế toán quản trị và tổ chức bộ máy kế toán quản trị. Tổ chức công tác kế toán quản trị phụ thuộc vào yêu cầu quản lý và đặc điểm tổ chức sản xuất, kinh doanh cụ thể của từng doanh nghiệp doanh nghiệp, tuy nhiên việc tổ chức kế toán quản trị phải đáp ứng được yêu cầu sau:

- Cung cấp thông tin theo nhu cầu quản lý của đơn vị như: nhóm, ngành hàng hoạt động, bộ phận, dự án…

- Cung cấp thông tin phục vụ cho việc lập kế hoạch, kiểm tra, điều hành và ra quyết định.

- Kế toán quản trị với mục đích bổ sung thêm các thông tin một cách chi tiết cụ thể hơn so với kế toán tài chính do đó tránh sự trùng lặp với kế toán tài chính.

- Xác lập được các nguyên tắc, phương pháp phù hợp để đảm bảo được tính so sánh giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị cũng như giữa các thời kỳ, giữa kế hoạch và thực hiện.

2. Tổ chức vận dụng ht chứng từ kế toán

- Kế toán quản trị tuân thủ các nguyên tắc về lập, luân chuyển chứng từ kế toán quy định tại các chế độ kế toán doanh nghiệp. Trên cơ sở hệ thống chứng từ kế toán đã được quy định trong các chế độ kế toán, kế toán quản trị cần cụ thể hóa và bổ sung thêm một số nội dung để phục vụ cho việc thu thập thông tin cho mục tiêu quản lý.

- Bên cạnh đó kế toán quản trị còn sử dụng các chứng từ ban đầu, chứng từ thống kê trong quá trình điều hành hoạt động SXKD của doanh nghiệp như: lệnh sản xuất, bảng kê khối lượng, quyết định điều động lao động, quyết định di chuyển tài sản, dự báo kế hoạch SX,… hoặc trong nhiều trường hợp việc ghi chép kế toán quản trị chỉ dựa trên các chứng từ điều tra, quan sát, điện báo, nghe trình bày.

Ngoài ra doanh nghiệp còn cần phải thiết kế một số chứng từ kế toán cần thiết phục vụ cho kế toán quản trị mà chế độ kế toán nhà nước chưa quy định, như: bảng tính phân bổ chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

3. Tổ chức vận dụng ht tài khoản kế toán

Dựa trên cơ sở hệ thống tài khoản kế toán do Bộ Tài chính ban hành áp dụng cho doanh nghiệp, doanh nghiệp căn cứ vào nội dung kế toán quản trị để chi tiết hóa theo các cấp phù hợp với yêu cầu cung cấp thông tin và phù hợp với kế hoạch, dự toán đã lập. Việc cụ thể hóa tài khoản kế toán có thể mở đến tài khoản cấp 4,5 hoặc chi tiết hơn nữa.

4. Tổ chức vận dụng sổ kế toán

- Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong kế toán quản trị cơ bản là sử dụng hệ thống sổ chi tiết đã được quy định trong chế độ kế toán của Nhà nước. Tuy nhiên để đáp ứng yêu cầu của kế toán quản trị doanh nghiệp phải bổ sung 1 số chỉ tiêu cần thiết hoặc quy định cụ thể việc ghi sổ kế toán.

- Ngoài ra doanh nghiệp thiết kế thêm các sổ kế toán phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm đáp ứng được yêu cầu tổng hợp chi phí theo nội dung kinh tế vừa tổng hợp chi phí theo mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh theo bộ phận, theo nhóm ngành hàng… như sau:

+ Phiếu tính giá thành

+ Báo cáo sản xuất

+ Sổ chi tiết bán hàng

+ Sổ chi tiết xác định kết quả kinh doanh.

5. Báo cáo kế toán quản trị

5.1. Yêu cầu và nguyên tắc thiết lập hệ thống báo cáo kế toán quản trị

Báo cáo kế toán quản trị phản ánh các chỉ tiêu kinh tế, tài chính theo từng mặt cụt hể theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp trong việc lập kế hoạch, kiểm tra, điều hành và ra quyết định. Đồng thời hệ thống báo cáo kế toán quản trị có ý nghĩa trong việc củng cố và nâng cao chất lượng công tác hạch toán kế toán ở các bộ phận sản xuất của doanh nghiệp.

* Yêu cầu của báo cáo kế toán quản trị

Để thực sự trở thành công cụ quản lý phục vụ cho nhà quản trị doanh nghiệp, hệ thống báo cáo kế toán quản trị phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Hệ thống báo cáo kế toán quản trị phải được xây dựng phù hợp với yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ quản lý nội bộ đơn vị cụ thể.

- Nội dung hệ thống báo cáo kế toán quản trị cần đảm bảo phản ánh đầy đủ các thông tin phục vụ yêu cầu quản lý, điều hành và ra quyết định của doanh nghiệp đồng thời có thể so sánh giữa kế hoạch với thực hiện, so sánh số liệu thực hiện cùng thời kỳ.

- Các chỉ tiêu trong báo cáo phải được thiết kế phù hợp với các chỉ tiêu của kế hoạch, dự toán và báo cáo tài chính nhưng có thể thay đổi yêu cầu quản lý của các cấp.

* Nguyên tắc thiết lập hệ thống báo cáo kế toán quản trị

- Hệ thống báo cáo kế toán quản trị phải được thiết lập một cách đầy đủ, toàn diện dựa trên nhu cầu cung cấp thông tin nội bộ đơn vị phản ánh được quá trình SXKD trên những mặt khác nhau, bộ phận khác nhau của doanh nghiệp;

- Hệ thống báo cáo kế toán quản trị phải được thiết kế nhằm mục đích bổ sung thông tin và so sánh được với hệ thống báo cáo tài chính;

- Các chỉ tiêu trong báo cáo phải rõ ràng chi tiết;

- Hệ thống báo cáo được thiết kế theo nguyên tắc mở, linh hoạt để phù hợp với từng thời kỳ, từng đối tượng.

5.2. Hướng dẫn nội dung một số báo cáo kế toán quản trị chủ yếu

5.2.1. Nội dung hệ thống báo cáo

Hệ thống báo cáo kế toán quản trị chủ yếu của một doanh nghiệp thường bao gồm:

a. Báo cáo tình hình thực hiện

- Báo cáo chi tiết nợ phải thu theo tuổi nợ, khách nợ và khả năng thu nợ;

- Báo cáo chi tiết các khoản nợ vay, nợ phải trả theo tuổi nợ và chủ nợ;

- Báo cáo cân đối nhập, xuất, tồn kho nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa;

- Báo cáo chấp hành định mức hàng tồn kho;

- Báo cáo chi tiết khối lượng sản phẩm (dịch vụ) hoàn thành, tiêu thụ

- Báo cáo khối lượng hàng hóa mua vào và bán ra trong kỳ theo đối tượng khách hàng, giá bán, chiết khấu và các hình thức khuyến mại khác;

- Báo cáo tình hình sử dụng lao động và năng suất lao động;

- Báo cáo chi tiết giá thành sản phẩm chi tiết sản phẩm, công việc hoàn thành;

- Báo cáo doanh thu, chi phí và lợi nhuận của từng loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ;

- Báo cáo bộ phận lập cho trung tâm trách nhiệm;

- Báo cáo chi tiết tăng, giảm vốn chủ sở hữu;

- …

b. Báo cáo phân tích

- Phân tích mối quan hệ giữa chi phí với sản lượng và lợi nhuận;

- Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp;

- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình thực hiện kế hoạch SX và tài chính;

- …

Ngoài ra, căn cứ vào yêu cầu quản lý, điều hành của từng giai đoạn cụ thể, doanh nghiệp có thể lập các báo cáo kế toán quản trị khác.

5.2.2. Hướng dẫn một số báo cáo chủ yếu

a. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo này được lập cho từng bộ phận hoặc một mặt hàng cụ thể với các chỉ tiêu doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh, trong đó:

- Chỉ tiêu doanh thu phải phản ánh được: Doanh thu theo hóa đơn, các khoản giảm trừ doanh thu và doanh thu thuần.

- Chỉ tiêu chi phí phải phản ánh được: Giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý phân bổ.

Báo cáo này có thể thiết kế thành từng phần: Doanh thu, chi phí và kết quả riêng theo cột dọc hoặc có thể thiết kế theo dòng ngang tuỳ theo khối lượng bộ phận hoặc mặt hàng nhiều hay ít. Ví dụ:

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	Đơn vị: …………….

Bộ phận:…………..

Phần I - Doanh thu
	(Đơn vị tính……)


	Chỉ tiêu
	SP…

Hoặc bộ phận
	SP…

Hoặc bộ phận…
	….
	Tổng cộng

	
	Kỳ trước
	Kỳ này
	Kỳ trước
	Kỳ này
	
	Kỳ trước
	Kỳ này

	
	
	KH
	Thực hiện
	
	KH
	Thực hiện
	
	
	KH
	Thực hiện

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	…
	…
	…
	…

	1. Doanh thu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Các khoản giảm trừ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Chiết khấu TM
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Giảm giá hàng bán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Hàng bán bị trả lại
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Thuế TTĐB, Thuế NK, thuế GTGT (PP trực tiếp)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Doanh thu thuần
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phần II - Chi phí
(Đơn vị tính……)
	Chỉ tiêu
	SP…

Hoặc bộ phận
	SP…

Hoặc bộ phận…
	….
	Tổng cộng

	
	Kỳ trước
	Kỳ này
	Kỳ trước
	Kỳ này
	
	Kỳ trước
	Kỳ này

	
	
	KH
	Thực hiện
	
	KH
	Thực hiện
	
	
	KH
	Thực hiện

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	…
	…
	…
	…

	1. Giá vốn hàng bán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Chi phí bán hàng phân bổ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Chi phí quản lý doanh nghiệp phân bổ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng chi phí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phần III - Xác định kết quả

(Đơn vị tính……)
	Chỉ tiêu
	SP…

Hoặc bộ phận
	SP…

Hoặc bộ phận…
	….
	Tổng cộng

	
	Kỳ trước
	Kỳ này
	Kỳ trước
	Kỳ này
	
	Kỳ trước
	Kỳ này

	
	
	KH
	Thực hiện
	
	KH
	Thực hiện
	
	
	KH
	Thực hiện

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	…
	…
	…
	…

	1. Lãi gộp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Lợi nhuận trước thuế
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Thuế TNDN phải nộp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Lợi nhuận sau thuế
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


b. Báo cáo giá thành

Báo cáo này được lập chi tiết cho từng loại sản phẩm, dịch vụ hoặc nhóm sản phẩm dịch vụ hoặc cho từng công việc, quá trình sản xuất

Giá thành sản phẩm có thể lập theo khoản mục, theo loại chi phí tham gia vào quá trình sản xuất (biến phí, định phí)… Ví dụ:

	Đơn vị: ………

Bộ phận:………
	Báo cáo giá thành

Tháng… năm…
	(Đơn vị tính……đ)


	Chỉ tiêu
	SP…

Hoặc bộ phận
	SP…

Hoặc bộ phận…
	….
	Tổng cộng

	
	Kỳ trước
	Kỳ này
	Kỳ trước
	Kỳ này
	
	Kỳ trước
	Kỳ này

	
	
	KH
	Thực hiện
	
	KH
	Thực hiện
	
	
	KH
	Thực hiện

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	…
	…
	…
	…

	1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Chi phí nhân công trực tiếp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Chi phí SX chung

+

+

+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giá thành SX sản phẩm hoàn thành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Chi phí bán hàng phân bổ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Chi phí quản lý DN phân bổ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6. Tổ chức bộ máy kế toán quản trị
Để thực hiện được việc cung cấp thông tin về kế toán quản trị đòi hỏi phải bố trí người làm kế toán quản trị.

Tuỳ theo quy mô doanh nghiệp, phạm vi hoạt động, tính chất, yêu cầu và trình độ quản lý mà doanh nghiệp tổ chức bộ máy kế toán thực hiện công tác kế toán quản trị của doanh nghiệp cho phù hợp. Bộ máy kế toán quản trị có thể tổ chức thành 1 bộ phận riêng biệt với kế toán tài chính, cũng có thể tổ chức theo mô hình kết hợp giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị. Theo mô hình kết hợp thì trong từng phần hành kế toán thực hiện 2 nội dung vừa kế toán tài chính vừa kế toán quản trị, như: Phần hành kế toán chi phí, giá thành; Phần hành kế toán TSCĐ; Kế toán vật tư; Kế toán lao động và tiền lương; … ngoài ra doanh nghiệp cần phải bố trí một bộ phận riêng thực hiện việc thu thập, phân tích các thông tin phục vụ cho việc lập kế hoạch, dự toán ngân sách và ra quyết định trong quản trị doanh nghiệp.

Ngoài ra công việc kế toán quản trị còn gắn liền với hoạt động quản lý của từng người làm công tác quản lý trong doanh nghiệp, như người quản lý tiêu thụ phải ghi chép việc tiêu thụ số lượng hàng hóa, chất lượng hàng hóa hoặc loại khách hàng mua, thị hiếu khách hàng… để phục vụ việc phân tích đánh giá thông tin trước khi ra quyết định.

Dù là tổ chức riêng hay kết hợp với kế toán tài chính thì cũng phải trên quan điểm gọn nhẹ, khoa học và hiệu quả, tránh sự tổ chức cồng kềnh và trùng lặp.

Tổ chức theo mô hình là do yêu cầu quản trị cụ thể của từng doanh nghiệp và người thực hiện là kế toán trưởng doanh nghiệp./.

7. Lưu trữ tài liệu kế toán quản trị: Việc lưu trữ tài liệu kế toán quản trị được thực hiện theo quyết định của người đại diện pháp luật của đơn vị kế toán, thường tối thiểu là 5 năm.

Chi phí sản phẩm 





Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp





Chi phí nhân công trực tiếp





Chi phí sản xuất chung
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Lợi nhuận thuần trước thuế TNDN
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Chi phí bán hàng 
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Lợi nhuận thuần trước thuế TNDN
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Phiếu xuất kho vật liệu
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Chi phí chế biến giai đoạn 1
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Chi phí chế biến giai đoạn 2
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Sản phẩm hoàn thành (đầu ra) xxx





Phân bổ chi phí (đầu ra):


- Sản phẩm hoàn thành nhập kho hoặc chuyển sang phân xưởng khác


- Sản phẩm dở dang cuối kỳ chuyển kỳ sau
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Khối lượng dở dang cuối kỳ tương đương theo từng yếu tố
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Chi phí đơn vị theo từng yếu tố
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Khối lượng dở dang đầu kỳ tương đương theo từng yếu tố
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Chi phí đơn vị theo từng yếu tố
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